Luận văn cuối khóa                                                      Học viện Tài chính


Lời mở đầu

Ngày nay, trong điều kiện kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì chỉ doanh nghiệp nào trang bị được cho mình một vũ khí sắc bén mới có thể chiến thắng trong cạnh tranh, tồn tại và phát triển vững mạnh. Không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm là một vũ khí sắc bén mà bản thân mỗi doanh nghiệp đều nhận thức được.

Trong điều kiện hiện nay, khi mà khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão, đổi mới từng ngày thì đổi mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh cho phù hợp với khả năng tài chính đồng thời theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại là con đường ngắn nhất giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình, chiến thắng trong cạnh tranh.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng chính sự công bằng của nền kinh tế thị trường đã đặt ra cho mỗi doanh nghiệp những trở lực rất lớn, đó chính là vấn đề vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, vấn đề huy động vốn cho đầu tư phát triển là một vấn đề nổi cộm.

Đối với Công ty Cổ phần dệt 10/10, là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khá hiệu quả, có tốc độ tăng trưởng cao thì yêu cầu đổi mới máy móc thiết bị,  nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường là một tất yếu. Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, công ty đang phải giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt là khó khăn về vốn cho đầu tư đổi mới. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần dệt 10/10,  em đã nhận thức được vấn đề đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tăng năng lực sản xuất là một bài toán mà lời giải còn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, cùng với mong muốn nâng cao kiến thức cả về lý luận và thực tiễn về công tác huy động vốn cho đổi mới thiết bị công nghệ, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10”.
Kết cấu của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Tầm quan trọng của việc đổi mới máy móc thiết bị đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Chương 2: Thực trạng về thiết bị công nghệ và công tác huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần dệt 10/10.

Chương 3: Một số giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.

Để hoàn thành tốt đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo – ThS. Vũ Thị Hoa và các thầy cô giáo trong Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp cùng sự giúp đỡ tận tâm của các cô, anh, chị phòng Tài vụ Công ty Cổ phần dệt 10/10.


Hà nội, ngày  2  tháng  5  năm 2005


Sinh viên 


Lê Thị Khánh Phương

Chương 1: Tầm quan trọng của việc đổi mới máy móc thiết bị đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.1 Tài sản cố định và vốn cố định

Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự can thiệp của Nhà nước là con đường phát triển kinh tế đúng đắn. Theo đó nền kinh tế ngày một phát triển, cùng với nó là sự phát triển tất yếu của các thành phần kinh tế mà cụ thể hơn là của từng doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, lợi nhuận đã trở thành mục tiêu hàng đầu và mang tính sống còn của mỗi doanh nghiệp.

Đối với mỗi doanh nghiệp, để tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm cần có ba yếu tố là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Các tư liệu lao động (máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải) là những phương tiện vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình. Bộ phận quan trong nhất trong các tư liệu lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là tài sản cố định .

1.1.1.Tài sản cố định  
Tài sản cố định  là những tư liệu lao động chủ yếu, tham gia một cách trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp, quyết định trình độ sản xuất của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn: 

Để được coi là tài sản cố định  thì các tư liệu lao động phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy

+ Có thời gian sử dụng ước tính trên một năm 

+ Có giá trị lớn, đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định. Theo quyết định 206/2003/ QĐ- BTC ban hành ngày 12/12/2003 thì tài sản cố định  phải có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

Đặc điểm chung của tài sản cố định  là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm. Trong quá trình đó, hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố định  là không thay đổi song giá trị của nó lại được chuyển dịch dần dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được bù đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ.

Trong doanh nghiệp, tài sản cố định  có nhiều loại khác nhau. Để thuận tiện cho công tác quản lý, sử dụng tài sản cố định, doanh nghiệp cần tiến hành phân  loại tài sản cố định  một cách khoa học. 

(Các cách phân loại TSCĐ
*Theo hình thái biểu hiện: theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được chia thành 2 loại:

- Tài sản cố định  hữu hình: là những tư liệu lao động có hình thái vật chất như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị.
- Tài sản cố định  vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tưnhư chi phí về quyền phát hành bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả.
*Theo mục đích sử dụng: Theo phương pháp này, tài sản cố định  được chia thành 3 loại:

- Tài sản cố định  dùng cho mục đích kinh doanh: là những tài sản cố định  dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phụ của doanh nghiệp

- Tài sản cố định  dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng của doanh nghiệp 

- Tài sản cố định  bảo quản hộ, giữ hộ, cất hộ Nhà nước: là những tài sản cố định  doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có quan hệ với doanh nghiệp.

*Theo tình hình sử dụng: Theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được phân thành các loại sau:

- Tài sản cố định  đang sử dụng: đó là các tài sản cố định  doanh nghiệp đang sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phúc lợi, sự nghiệp.

- Tài sản cố định  chưa cần dùng: đó là các tài sản cố định  cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng hiện tại doanh nghiệp đang cất trữ, chưa sử dụng đến.

- Tài sản cố định  không cần dùng, chờ thanh lý: đó là những tài sản cố định  không cần thiết hoặc không phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp, cần phải thanh lý, nhượng bán để thu hồi lại vốn đầu tư.

*Theo công dụng kinh tế: Theo phương pháp này tài sản cố định  của doanh nghiệp được chia thành các nhóm sau:

+ Tài sản cố định  hữu hình:
Nhóm 1- Nhà cửa, vật kiến trúc: là những tài sản cố định  của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như: nhà xưởng, trụ sở làm việc, nhà kho.
Nhóm 2- Máy móc thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc thiết bị dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: máy móc thiết bị động lực, máy móc công tác, thiết bị chuyên dùng.
Nhóm 3- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải như phương tiện đường sắt, đường bộ và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện, hệ thống thông tin.
Nhóm 4- Các thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như dụng cụ đo lường, máy hút ẩm.
Nhóm 5- Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm  

Nhóm 6- Các loại tài sản cố định  khác

+ Tài sản cố định  vô hình gồm: quyền sử dụng đất có thời hạn, phần mềm máy tính, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại.
Trên đây là 4 phương pháp phân loại tài sản cố định  chủ yếu trong doanh nghiệp, ngoài ra tuỳ theo đặc điểm tổ chức quản lý mà ở mỗi doanh nghiệp còn có thể tiến hành phân loại tài sản cố định  theo nguồn hình thành, theo bộ phận sử dụng.
Việc phân loại tài sản cố định  như trên giúp cho doanh nghiệp thấy được cơ cấu đầu tư vào tài sản cố định, tình hình sử dụng, mức độ huy động tài sản vào hoạt động kinh doanh đã hợp lý chưa. Qua đó doanh nghiệp có thể lựa chọn các quyết định đầu tư, điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư cho phù hợp đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng tài sản cố định  và khấu hao tài sản cố định  cho hợp lý.

1.1.2 Vốn cố định

Vốn  cố định là số vốn đầu tư ứng trước để hình thành nên tài sản cố định  của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà quy mô vốn  cố định quyết định đến tính đồng bộ và trình độ kỹ thuật của tài sản cố định, song chính đặc điểm kinh tế của tài sản cố định  lại chi phối quyết định tới đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển của vốn  cố định. Từ mối quan hệ này có thể thấy đặc điểm và những nét đặc thù về sự vận động của vốn  cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là:

+ Vốn  cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất  và chỉ hoàn thành một vòng tuần hoàn vốn sau nhiều chu kỳ kinh doanh khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. Có đặc điểm này là do tài sản cố định  được sử dụng lâu dài và phát huy tác dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất.

+ Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh vốn  cố định được luân chuyển dần từng phần và được thu hồi dần từng phần. Khi tham gia vào quá trình sản xuất tài sản cố định  không bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu nhưng tính năng, công dụng của nó bị giảm dần, kéo theo đó là giá trị của tài sản cũng giảm đi. Có thể thấy vốn  cố định được tách thành 2 bộ phận:

*Bộ phận thứ nhất: Tương ứng với phần giá trị hao mòn của tài sản cố định  được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm  dưới hình thức chi phí khấu hao và được tích luỹ lại tại quỹ khấu hao. Sau khi sản phẩm  được tiêu thụ, quỹ khấu hao sẽ được sử dụng để tái đầu tư tài sản cố định  nhằm duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

*Bộ phận còn lại của vốn  cố định chính là giá trị còn lại của tài sản cố định. Sau mỗi chu kỳ sản xuất, phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm  dần tăng lên song phần vốn đầu tư ban đầu vào tài sản cố định  lại dần giảm xuống tương ứng với mức giảm giá trị sử dụng của tài sản cố định. Kết thúc quá trình vận động đó cũng đồng thời tài sản cố định  hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm  đã sản xuất và lúc này vốn  cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.

Trong các doanh nghiệp, vốn  cố định giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó là một bộ phận của vốn đầu tư nói riêng và vốn sản xuất kinh doanh nói chung. Việc xác định quy mô vốn  cố định, mức trang bị tài sản cố định  hợp lý là cần thiết song điều quan trọng nhất là phải có biện pháp quản lý sử dụng tốt vốn  cố định, tránh thất thoát vốn, đảm bảo năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động của tài sản cố định.  

Trong công tác quản lý vốn  cố định, một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải bảo toàn vốn  cố định. Bảo toàn vốn  cố định phải xem xét trên cả 2 mặt hiện vật và giá trị

+ Bảo toàn vốn  cố định về mặt hiện vật không phải chỉ là giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của tài sản cố định  mà quan trọng hơn là duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của nó.

+ Bảo toàn vốn  cố định về mặt giá trị là phải duy trì sức mua của vốn  cố định ở thời điểm hiện tại so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu bất kể sự biến động của giá cả, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật.
 
Tóm lại, vốn  cố định là một bộ phận quan trọng, quyết định đến quy mô, trình độ trang bị kỹ thuật của tài sản cố định  trong doanh nghiệp. Việc bảo toàn vốn  cố định, thường xuyên đổi mới tài sản cố định  cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường là vấn đề doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm nếu không muốn mình bị tụt hậu và thất bại trong kinh doanh.

1.1.3. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định  

Trong quá trình sử dụng, do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau, tài sản cố định  của doanh nghiệp bị hao mòn dưới 2 hình thức: hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình

Hao mòn hữu hình tài sản cố định là sự hao mòn về vật chất và giá trị của tài sản cố định  trong quá trình sử dụng. Về mặt vật chất đó là sự hao mòn có thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận, chi tiết tài sản cố định  dưới sự tác động của ma sát, trọng tải, nhiệt độ sự giảm sút về chất lượng, tính năng kỹ thuật ban đầu, và cuối cùng tài sản cố định  không còn sử dụng được nữa. Về mặt giá trị đó là sự giảm dần giá trị của tài sản cố định  cùng với quá trình chuyển dịch dần từng phần giá trị hao mòn vào giá trị sản phẩm  sản xuất ra. Đối với các tài sản cố định  vô hình, hao mòn hữu hình chỉ thể hiện ở sự hao mòn về giá trị. 

Hao mòn vô hình tài sản cố định là sự giảm thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định  do sự tiến bộ của khoa học công nghệ hoặc do sự chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm  làm cho những tài sản cố định  tạo ra những sản phẩm  đó bị mất giá. Hao mòn vô hình xảy ra đối với cả tài sản cố định  hữu hình và tài sản cố định  vô hình.

Như vậy, trong quá trình sử dụng, tài sản cố định bị hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Bộ phận giá trị hao mòn đó được chuyển dịch dần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra gọi là khấu hao tài sản cố định. Đây được coi là một yếu tố chi phí sản xuất sản phẩm, được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ gọi là tiền khấu hao. Sau khi sản phẩm  sản xuất ra được tiêu thụ, số tiền khấu hao sẽ được tích luỹ lại hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định. Việc trích lập quỹ khấu hao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp bởi nó là một trong những nguồn vốn cơ bản để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ là một bộ phận tài sản cố định  quan trọng và là nhân tố trước tiên, chủ yếu quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề đổi mới máy móc thiết bị công nghệ là một vấn đề hết sức cần thiết và rất đáng quan tâm.

1.2 Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ và các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại doanh nghiệp.

1.2.1 Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ

1.2.1.1.Yêu cầu, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và lợi thế của việc đầu tư máy móc thiết bị kịp thời và phù hợp.

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu và đó cũng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Để đạt được lợi nhuận tối đa,nâng cao giá trị của doanh nghiệp thì trước hết doanh nghiệp phải tự tìm được chỗ đứng cho mình bằng chính con đường là chiến thắng trong cạnh tranh. Với điều kiện hiện nay khi mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão thì chiến thắng nằm trong tay người nắm vững khoa học kỹ thuật công nghệ và biết vận dụng nó có hiệu quả cho mục đích của mình. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, đâu đâu cũng kêu gọi đổi mới. Đây chính là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà cụ thể là việc đưa máy móc thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất. 

Phải thừa nhận rằng, để tiến hành đầu tư đổi mới máy móc thiết bị hiện đại, doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định để tài trợ cho nhu cầu đầu tư. Vấn đề huy động vốn đầu tư tất yếu sẽ đặt ra cho doanh nghiệp những vấn đề cần phải xem xét và cân nhắc, đôi khi sẽ đặt doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính. 

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng đổi mới máy móc thiết bị cũng đồng nghĩa với việc tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Với một dàn máy móc thiết bị hiện đại đồng bộ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm, ít tiêu hao nhiên liệu hơn và lượng phế phẩm cũng ít đi. Các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị giảm. Do đầu tư một lượng vốn lớn vào TSCĐ nói chung và máy móc thiết bị nói riêng, vì thế sẽ làm tăng chi phí khấu hao TSCĐ. Tuy nhiên, do máy móc thiết bị hiện đại làm cho năng suất lao động tăng lên, lượng sản phẩm sản xuất ra cũng tăng lên và khi đạt mức hòa vốn thì chi phí khấu hao TSCĐ tính cho một đơn vị sản phẩm sản xuất ra sẽ giảm xuống, đồng thời cũng giảm bớt lao động thủ công làm cho chi phí tiền lương giảm. Từ đó góp phần làm hạ giá thành sản xuất sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng hạ giá bán, mở rộng được thị phần ra nhiều tầng lớp dân cư khác nhau. Đồng thời doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng tăng lên, kéo theo đó là lợi nhuận cũng có điều kiện tăng lên.

Bên cạnh việc tiết kiệm được chi phí, với máy móc thiết bị hiện đại sẽ làm cho năng suất tăng lên cùng với đó là chất lượng sản phẩm  sản xuất ra cũng tăng lên, có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường cả về chất lượng sản phẩm  cũng như mẫu mã, chủng loại. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm  kết hợp với hạ giá bán sẽ làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có những thay đổi  theo chiều hướng hội nhập, nhất là khi chúng ta đang thực thi tiến trình hội nhập AFTA và phấn đấu đến cuối năm 2005 chúng ta sẽ gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO. Tóm lại muốn đạt được mục tiêu lợi nhuận, nâng cao vị thế của mình, mỗi doanh nghiệp cần phải tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng khả năng cạnh tranh. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự cần thiết phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ đối với mỗi doanh nghiệp.

1.2.1.2. Thực trạng máy móc thiết bị hiện nay của các doanh nghiệp.

Sự mở cửa, giao lưu, hội nhập kinh tế đã mở ra cho các doanh nghiệp những cơ hội song cũng đặt ra không ít những thách thức mà một trong số đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để tồn tại thì bản thân mỗi doanh nghiệp phải hoà mình vào thời cuộc và tự trang bị cho mình những “vũ khí” cạnh tranh sắc bén. Khoa học công nghệ và trình độ trang bị kỹ thuật là một trong những yếu tố tiên quyết, quan trọng. Tuy nhiên, đối với hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tình trạng máy móc thiết bị công nghệ thể hiện rõ sự quá cũ kỹ, lạc hậu:

+ Trang thiết bị hầu hết đã cũ nát, chắp vá không thể sản xuất được những sản phẩm  yêu cầu độ chính xác cao, không thể đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước. Có đến 70% thiết bị máy móc thuộc thế hệ những năm 60- 70, trong đó có hơn 60% đã hết khấu hao, gần 50% máy móc cũ được tân trang lại để dùng, việc thay thế chỉ đơn lẻ từng bộ phận, chắp vá thiếu đồng bộ. Tình trạng máy móc có tuổi thọ trung bình trên 20 năm chiếm khoảng 38% và dưới 5 năm chỉ chiếm có 27%.

+ Trước đây chúng ta đa số là nhập máy móc thiết bị từ nhiều nguồn khác nhau: 25% từ Liên Xô, 21% từ các nước Đông Âu, 20% từ các nước ASEAN,…nên tính đồng bộ kém, khi sử dụng năng lực sản xuất chỉ đạt hơn 50% công suất.

+ Do đầu tư thiếu đồng bộ nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về phụ tùng thay thế, suất tiêu hao vật liệu, nhiên liệu trên một đơn vị sản phẩm  còn quá lớn, nhiều tiêu chuẩn định mức đã lỗi thời không còn phù hợp nhưng chưa sửa đổi. Máy móc thiết bị cũ làm cho số giờ máy chết cao…Những điều này chính là nguyên nhân làm cho giá thành sản phẩm  cao, chất lượng thấp và không đủ sức cạnh tranh cả trong thị trường nội địa.

Xuất phát từ thực trạng máy móc thiết bị hiện nay và những lợi thế của việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị kịp thời và phù hợp đòi hỏi tất yếu các doanh nghiệp phải đổi mới máy móc thiết bị mới có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường, chiến thắng trong cạnh tranh.     

1.2.2. Các yêu cầu cơ bản khi tiến hành đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại các doanh nghiệp hiện nay.

Đổi mới thiết bị công nghệ là điều rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp, song làm thế nào để việc đổi mới thật sự có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của doanh nghiệp lại hoàn toàn không đơn giản, nó phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đổi mới phải bắt kịp tiến bộ khoa học công nghệ: Mục đích của việc đổi mới thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp là thay thế, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công nghệ cũ bằng những công nghệ mới tiên tiến hơn, ưu việt hơn, có khả năng tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì thế, khi thực hiện hoạt động đầu tư đổi mới doanh nghiệp cần tiến hành điều tra, nghiên cứu kỹ tính năng kỹ thuật cũng như mức độ tối tân của công nghệ sắp đầu tư. Việc điều tra, nghiên cứu này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được việc đầu tư vào những công nghệ lạc hậu, làm giảm sút hiệu quả của hoạt động đầu tư. 

+ Đổi mới phải đồng bộ, có trọng điểm: Tính đồng bộ trong đổi mới là rất quan trọng bởi một số sản phẩm tạo ra nếu muốn được thị trường chấp nhận thì cần phải đáp ứng được nhiều mặt như: chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã…nếu chỉ đổi mới một cách “khập khiễng”, không được tiến hành một cách đồng bộ, chẳng hạn chỉ thay đổi chất lượng sản phẩm mà không thay đổi kiểu dáng, mẫu mã thì người tiêu dùng sẽ khó nhận ra những ưu điểm mới của sản phẩm. Từ đó sẽ làm giảm hiệu quả của công tác đổi mới máy móc thiết bị. Tuy nhiên, để đổi mới đồng bộ đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn lớn, đây là một trở ngại lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Do đó, nếu thiếu vốn để đầu tư, thì doanh nghiệp nên thực hiện giải pháp tình thế là đổi mới có trọng điểm. Tính trọng điểm của hoạt động đầu tư thể hiện ở chỗ: Doanh nghiệp chỉ đổi mới với những công nghệ chủ chốt mang tính sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh việc đầu tư dàn trải, lan tràn trong khi doanh nghiệp đang thiếu vốn.

+ Đổi mới phải đón trước được yêu cầu và thi hiếu của thị trường: Những đòi hỏi của thị trường về một loại sản phẩm nào đó có thể thay đổi rất nhanh. Nếu doanh nghiệp không điều tra, nghiên cứu kỹ trước khi thực hiên hoạt động đầu tư đổi mới chắc chắn sẽ làm giảm hiệu quả của hoạt động đầu tư thậm chí công tác đổi mới sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đổi mới.
Việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị là đòi hỏi khách quan nhưng nếu xét trên giác độ quản lý tài chính thì hoạt động đầu tư này chính là các quyết định đầu tư dài hạn, đầu tư không chỉ cho hiện tại mà phải đón đầu được những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tương lai và cần có một nguồn vốn lớn. Vì vậy, để đi đến một quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng hàng loạt các vấn đề chi phối trực tiếp đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Một là: Tính hiệu quả của dự án đầu tư: Hoạt động đầu tư dài hạn luôn chứa đựng trong nó rất nhiều rủi ro. Trước khi quyết định nên hay không nên thực hiện một dư án đầu tư dài hạn thì mỗi doanh nghiệp phải xác định được độ chắc chắn của dự án đầu tư, phải dự toán được sự biến động trong tương lai về chi phí đầu tư bỏ ra, thu nhập nhận được từ dự án đầu tư, lãi tiền vay và thuế, khả năng tiêu thụ sản phẩm…để thấy được tính khả thi của dự án. Vì vậy, phân tích tính khả thi của dự án đầu tư là công việc phải được tiến hành rất kỹ lưỡng, tỷ mỉ, khoa học trước khi thực hiện dự án đầu tư.

Hai là: Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ: Khoa học và công nghệ luôn luôn thay đổi, nó có thể là thời cơ đối với những doanh nghiệp biết đón trước và nắm lấy nó nhưng nó cũng có thể là nguy cơ đe dọa đối với các doanh nghiệp nếu sự tính toán, dự báo của doanh nghiệp thiếu chính xác. Các doanh nghiểp trước khi thực hiện dự án đầu tư cần phải tính đến những tiến bộ trong tương lai của khoa học công nghệ đối với những thiết bị mình sẽ đầu tư, từ đó có thể xác định chính xác trọng tâm cũng như cách thức đầu tư đổi mới trang thiết bị. Trong đầu tư đôi khi đòi hỏi doanh nghiệp phải dám chấp nhận sự mạo hiểm để có thể tung ra thị trường những sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao bằng cách tiếp cận kịp thời với sự tiến bộ của khoa học công nghệ để đổi mới trang thiết bị. Tuy nhiên sự mạo hiểm này phải được cân nhắc kỹ lưỡng và có nhiều khả năng thành công.

Ba là: Thị trường và sự cạnh tranh: 

Khi tiến hành một dự án đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, doanh nghiệp cần phải xem xét tới khả năng tiêu thụ sản phẩm của thị trường. Bởi nếu sau khi đổi mới thiết bị, thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp được mở rộng, tức là đòn bẩy kinh doanh sẽ có hiệu ứng thuận hay với mỗi một sự thay đổi nhỏ của sản lượng hàng hóa tiêu thụ sẽ làm cho lợi  nhuận trước lãi vay và thuế của doanh nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, ngược lại nếu như đổi mới máy móc thiết bị nhưng sản phẩm sản xuất ra lại không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, sản phẩm không tiêu thụ được, từ đó làm cho thị trường tiêu thụ bị thu hẹp thì chỉ cần số lượng sản phẩm tiêu thụ giảm một lượng nhỏ sẽ làm cho lợi nhuận trước lãi vay và thuế giảm rất mạnh. Vì thế, thị trường tiêu thụ có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định đầu tư đổi mới máy móc thiết bị của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn hay là đòn bẩy kinh doanh ở mức độ cao.

Một dự án đầu tư chỉ có thể được chấp nhận khi nó có khả năng tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, có khả năng sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng phong phú và khắt khe của thị trường. Vì vậy, khi đưa ra một quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình hiện tại của bản thân doanh nghiệp, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng như dự đoán diễn biến tình hình thị trường trong tương lai để lựa chọn phương thức đầu tư thích hợp.

Bốn là: Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Doanh nghiệp không thể tiến hành các dự án đầu tư khi nó nằm ngoài khả năng tài chính của mình. Hoạt động đầu tư đổi mới máy móc thiết bị luôn mang tính hai mặt. Một mặt, nó đem lại diện mạo mới, tạo ta lợi thế trong cạnh tranh và uy tín cho doanh nghiệp. Mặt khác, đó là hoạt động đầu tư cho tương lai, luôn chứa đựng những rủi ro và mạo hiểm. Một cơ cấu tài chính vững chắc sẽ là điều kiện tiên quyết đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy công tác đầu tư đổi mới máy móc thiết bị phải quan tâm tới tình hình tài chính tại thời điểm đầu tư, trong quá trình đầu tư, hiệu quả của hoạt động đầu tư. Có như vậy doanh nghiệp mới tránh được những cú sốc về tài chính do hâu quả của hoạt động đầu tư sai lầm gây ra.

Nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư là rất lớn, nó phát sinh liên tục. Tình trạng chung tại các doanh nghiệp hiện nay là nguồn vốn tự có rất hạn hẹp và thường không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Vì vậy, để có đủ vốn thực hiện hoạt động đầu tư thì doanh nghiệp phải huy động thêm vốn từ các nguồn khác là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi huy động các nguồn vốn doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

* Việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn là cần thiết nhưng phải đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc tài chính nhưa: Không huy động vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn, lượng vốn vay vượt quá xa so với lượng vốn tự có dẫn tới hệ số nợ lên cao và có thể mất khả năng thanh toán.

* Chi phí sử dụng vốn: Doanh nghiệp khi huy động vốn cần so sánh giữa chi phí sử dụng vốn và kết quả thu được từ việc sử dụng vốn vay đó. Mặt khác, thời gian vay phải phù hợp với thời gian khấu hao, với chu kỳ luân chuyển của TSCĐ được hình thành từ vốn vay.

Ngoài ra còn có một số nhân tố khác cũng ảnh hưởng tới quyết định đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp như: các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, tính rủi ro của hoạt động đầu tư….

Như vậy, để việc huy động vốn đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì trước khi  thực hiện các dự án đầu tư doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các vấn đề đã đựơc đề cập ở trên. Đó chính là cơ sở quan trọng để đưa ra những quyết định đầu tư đúng hướng đảm bảo sự thành công của hoạt động đầu tư.

1.3. Các nguồn tài trợ cho việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp hiện nay

Một nền kinh tế phát triển ổn định và mạnh mẽ luôn đồng hành với nó là sự phát triển ổn định và  hoạt động  hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, thực trạng kinh tế Việt Nam những năm vừa qua cho thấy các doanh nghiệp luôn trong tình trạng “đói” vốn đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chiếm đại bộ phận các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng trên?

Có nhiều lý do dẫn tới hiện tượng thiếu vốn tại các doanh nghiệp như cơ chế vay vốn tín dụng còn khá cứng nhắc, nguyên tắc. Các doanh nghiệp chưa có điều kiện tiếp cận và huy động một lượng vốn lớn nhàn rỗi và đầy tiềm năng còn trong dân chúng cho hoạt động kinh doanh. Thị trường vốn (thị trường tập trung) tại Việt Nam còn chưa phát triển hoàn thiện nên chưa phát huy được tối đa vai trò là trung gian tài chính của nền kinh tế…

Trong quá trình  hoạt động  kinh doanh, nhu cầu vốn cho đổi mới máy móc thiết bị công nghệ được đặt ra như một yêu cầu cấp bách trước sức ép của thị trường, cạnh tranh…Để thuận tiện cho việc huy động quản lý và sử dụng vốn, các nguồn có thể tài trợ cho viêc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ của doanh nghiệp có thể được chia thành nguồn vốn bên trong và nguồn vốn bên ngoài.

1.3.1   Nguồn vốn bên trong

1.3.1.1  Quỹ khấu hao 


TSCĐ của doanh nghiệp luôn bị giảm dần giá trị và giá trị sử dụng do hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Để xem xét giá trị hao mòn này ảnh hưởng như thế nào tới chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải tính khấu hao. Mặt khác, để đảm bảo thu hồi đầy đủ vốn cố định đã ứng trước để đầu tư vào TSCĐ, doanh nghiệp phải thực hiện khấu hao TSCĐ và phải khấu hao một cách hợp lý. Quỹ khấu hao được hình thành trên cơ sở số tiền trích khấu hao tài sản cố định  được tích luỹ lại. Mục đích nguyên thuỷ của việc trích lập quỹ khấu hao là nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định.


Hiện nay, các doanh nghiệp được quyền lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ sao cho phù hợp với điều kiện của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp khấu hao sau:

*Phương pháp khấu hao đường thẳng: Theo phương pháp này việc khấu hao hàng năm được tính bình quân theo thời gian sử dụng TSCĐ. Mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ.
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*Phương pháp khấu hao nhanh: Thực chất là thực hiện khấu hao cao trong những năm đầu sử dụng và giảm dần mức khấu hao trong thời gian sử dụng nhằm đẩy nhanh tốc độ thu hồi vốn.

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Theo phương pháp này:
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Hệ số điều chỉnh được xác định theo thời gian sử dụng của TSCĐ.

Vào những năm cuối thời hạn sử dụng TSCĐ, ta chuyển sang sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

+Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng. Theo phương pháp này
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*Phương pháp khấu hao theo khối lượng, số lượng sản phẩm: Theo phương pháp này


[image: image25.wmf]phÈm

 

n

sả

 

 vị

ơn

®

một 

 

cho

 

 hao

 khấu

Mức

 
[image: image26.wmf]=

 
[image: image27.wmf]TSC§

của 

 

éng

®

 hoạt 

êi

®

 

suốt

 

trong

 

tính

 

 ước

phẩm

 

n

sả

 

lượng

 

số

 

Tổng

 hao

 khấu

tính

 

i

phả

 

TSC§

 

trị

Gía 



[image: image28.wmf] kỳ

trong

 hao

 khấu

Mức

  
[image: image29.wmf]=

  
[image: image30.wmf]phÈm

 

n

sả

 

 vị

ơn

®

một 

 

cho

 

 hao

 khấu

Mức

 
[image: image31.wmf]x

 
[image: image32.wmf] kỳ

trong

ra 

 

tạo

 

TSC§

do

 

phẩm

 

n

sả

 

lượng

 

Số



Trên đây là một số phương pháp khấu hao mà doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng. Việc vận dụng một trong các phương pháp khấu hao trên sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc xác định chi phí khấu hao để làm cơ sở tính giá thành sản phẩm. Đồng thời cũng đảm bảo được khả năng thu hồi đầy đủ vốn cố định của doanh nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, thường tìm cách áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh để nhằm thu hồi vốn nhanh. Số vốn đã thu hồi nằm trong quỹ khấu hao và mục đích là để thay thế TSCĐ, tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng thực hiện thay thế TSCĐ. Vì thế, quỹ khấu hao doanh nghiệp có thể sử dụng linh hoạt trong việc đầu tư và mua mới thêm các máy móc thiết bị hiện đại.

1.3.1.2.  Lợi nhuận để lại để tái đầu tư

Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một thời kỳ nhất định. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp tự quyết định việc trích lập các quỹ theo mục đích của mình.

Mục tiêu của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đó là lợi nhuận tối đa. Vì thế, khi tiến hành phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải cân nhắc và xem xét giữa việc tích lũy và tiêu dùng cho phù hợp với mục đích của mình. Với các doanh nghiệp mà có khả năng phát triển, mở rộng sản xuất thì nên dành phần lợi nhuận lớn hơn cho đầu tư phát triển. Bởi như vậy, doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư sẽ thu được một phần lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, lợi nhuận ở mức ổn định hoặc cần phải thu hút một lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư thì doanh nghiệp nên thực hiện việc trích lập quỹ phát triển sản xuất với tỷ lệ thấp hơn. Phần còn lại sẽ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư và cho mục đích tiêu dùng để có thể tạo ra một cái nhìn rõ nét về những lợi ích mà nhà đầu tư có thể nhận được từ phía doanh nghiệp, từ đó có khả năng thu hút đầu tư. Giữa tích lũy và tiêu dùng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau và việc quyết định tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển cũng cần được doanh nghiệp cân nhắc sao cho vừa đảm bảo được lợi ích của các nhà đầu tư và vừa đảm bảo cho doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. 

Như vậy cố thể thấy nguồn lợi nhuận để lại tái đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ của doanh nghiệp là một nguồn vốn quan trọng và doanh nghiệp có thể chủ động huy động từ việc trích lập quỹ đầu tư phát triển cho phù hợp với nhu cầu vốn nói chung và yêu cầu đổi mới tài sản cố định  nói riêng.

1.3.1.3. Nguồn vốn từ thanh lý nhượng bán Tài sản cố định  

Đây là nguồn vốn mang tính chất không thường xuyên song ở một số doanh nghiệp, số tài sản cố định  không cần dùng, tài sản cố định  hư hỏng chờ thanh lý chiếm tỷ trọng không nhỏ vì vậy việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định  không những sẽ giảm bớt chi phí bảo quản, sửa chữa mà còn giải phóng được phần vốn ứ đọng trong các tài sản đó, góp phần bổ sung thêm vốn cho đổi mới thiết bị công nghệ của doanh nghiệp.

Tài trợ cho nhu cầu đổi mới máy móc thiết bị bằng nguồn vốn bên trong luôn được doanh nghiệp đặc biệt ưu tiên hàng đầu. Bởi đây là nguồn vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có toàn quyền quyết định trong việc sử dụng, do vậy, sử dụng nguồn vốn này khá linh hoạt và không phải chịu sức ép như khi sử dụng nguồn vốn vay.
1.3.2 Nguồn vốn bên ngoài

1.3.2.1.Vay dài hạn

       Đây là một hình thức huy động vốn khá phổ biến hiện nay. Nếu thực hiện theo phương thức huy động vốn này doanh nghiệp phải trả vốn gốc và lãi vay sau một thời gian nhất định. Đây là một nguồn vốn có nhiều ưu thế do lãi vay phải trả được trừ ra trước khi tính thu nhập chịu thuế song doanh nghiệp để tiếp cận được nguồn vốn này thì cần phải có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc phải có lòng tin đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra, khi vay vôn sẽ làm cho hệ số nợ của doanh nghiệp tăng cao khiến doanh nghiệp luôn có nguy cơ gặp rủi ro về mặt tài chính.

Hiện nay, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể đầu tư đổi thiết bị công nghệ, các ngân hàng đang có chủ trương nới lỏng hơn nữa các điều kiện tín dụng. Vì thế đây được coi là một nguồn tài trợ rất quan trọng cho đổi mới máy móc thiết bị trong điều kiện các doanh nghiệp hiện nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn từ vay cán bộ công nhân viên. So với vay ngân hàng thì vay vốn từ cán bộ công nhân viên có hạn chế là số vốn vay thường không lớn nhưng lại có thể vay trong một thời gian dài, không cần phải thế chấp tài sản đồng thời sẽ tạo ra sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ công nhân viên và doanh nghiệp, thúc đẩy họ tích cực hơn trong lao động và có ý thức hơn trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản.

1.3.2.2. Huy động vốn góp liên doanh liên kết dài hạn.

      Sự cạnh tranh gay gắt buộc các doanh nghiệp thay vì tìm cách loại bỏ lẫn nhau thì liên doanh liên kết, sáp nhập lại để cùng nhau phát triển được coi là một xu thế có nhiều triển vọng. Việc chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác cùng phát triển đã đem lại nhiều lợi thế. Khi tiến hành liên doanh liên kết, doanh nghiệp vừa có thể huy động được một lượng vốn chủ sở hữu đủ lớn đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển, lại vừa có thể nâng cao trình độ quản lý và sử dụng thiết bị công nghệ, tận dụng được các ưu thế hiện có của các bên liên doanh. Xu hướng hiện nay là các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành liên doanh với các đối tác nước ngoài. Bên Việt Nam góp vốn bằng đất đai, nhà xưởng là chủ yếu còn bên nước ngoài góp vốn bằng máy móc thiết bị công nghệ hoặc bằng tiền. Như vậy đối với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể nhờ đó đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất. Tuy nhiên khi liên doanh, trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam đó là sự thiếu kinh nghiệm, trình độ về khoa học công nghệ còn hạn chế. Vì thế để liên doanh thực sự đem lại hiệu quả cao thì doanh nghiệp cần phải chú trọng đến công tác quản lý, đào tạo nhân lực đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể tìm nguồn tài trợ cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ bằng cách kêu gọi viện trợ, thu hút đầu tư của các tổ chức phi chính phủ, đầu tư trực tiếp nước ngoài…
1.3.2.3 Huy động bằng phát hành trái phiếu

Đây là hình thức huy động vốn khá đặc trưng và đem lại hiệu quả huy động vốn cao ở những quốc gia có thị trường vốn phát triển. Tuy nhiên, ở Việt Nam chỉ có công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp Nhà nước có mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ VNĐ mới được phép đăng ký phát hành trái phiếu.

Huy động vốn dài hạn bằng phát hành trái phiếu, doanh nghiệp sẽ phải trả lợi tức cho các trái chủ đúng kỳ hạn và hầu như lợi tức trái phiếu được xác định trước và nó không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu lãi suất thị trường trong tương lai có xu hướng gia tăng thì việc sử dụng trái phiếu để tăng vốn sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp. Hơn nữa, lợi tức trái phiếu được xem như chi phí và được trừ vào thu nhập chịu thuế, vì thế khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ có lợi về thuế. Ngoài ra, phát hành trái phiếu có thể huy động được vốn đầu tư cho doanh nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn mà quyền kiểm soát và điều hành doanh nghiệp không bị xáo trộn.

Bên cạnh đó, huy động vốn bằng phát hành trái phiếu cũng mang lại cho doanh nghiệp một số bất lợi. Nếu tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp không ổn định sẽ có thể đẩy doanh nghiệp tới tình trạng không có đủ nguồn tài chính để trả lợi tức trái phiếu. Ngoài ra, phát hành trái phiếu sẽ làm cho hệ số nợ của doanh nghiệp tăng lên, khiến doanh nghiệp có nguy cơ gặp rủi ro về mặt tài chính cao hơn, dễ dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán. 

Để việc huy động vốn cho đổi mới máy móc thiết bị bằng phát hành trái phiếu thực sự có hiệu quả thì doanh nghiệp cần cân nhắc và xem xét những điểm lợi và bất lợi đối với doanh nghiệp, xem xét đến khả năng tăng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai, những biến động của thị trường vốn để từ đó có quyết định cho phù hợp.

1.3.2.4. Huy động bằng phát hành cổ phiếu
Mặc dù phát hành cổ phiếu còn là một hình thức huy động vốn khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhưng đây là một hướng đi rất có triển vọng bởi ở nước ta thị trường chứng khoán đã đi vào  hoạt động  cùng với nó là chính sách khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá của Chính phủ. Việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và quyền kiểm soát doanh nghiệp có thể bị chia sẻ. Tuy nhiên,phát hành cổ phiếu công ty không bị bắt buộc có tính chất pháp lý phải trả cổ tức một cách cố định như khi sử dụng vốn vay hoặc phát hành trái phiếu. Mặt khác, các cổ đông không được trực tiếp rút vốn ra khỏi công ty mà chỉ có thể chuyển nhượng hay nói cách khác công ty không có nghĩa vụ phải hoàn trả theo kỳ hạn cố định. Chính vì thế công ty có thể chủ động sử dụng vốn linh hoạt mà không phải lo “gánh nặng” nợ nần.


Nhưng bên cạnh đó cũng phải thấy rằng phát hành cổ phiếu thường có chi phí phát hành cao hơn trái phiếu và lợi tức cổ phần không được tính trừ vào thu nhập chịu thuế. Điều này sẽ đẩy chi phí sử dụng vốn của công ty lên cao. Do vậy, công ty cũng cần phải xem xét và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

1.3.2.5. Thuê tài chính


Có thể thấy thuê tài chính là một công cụ tài chính hữu ích giúp cho doanh nghiệp có thêm vốn trung và dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh nói chung và để thay thế đổi mới máy móc thiết bị nói riêng. Sử dụng thuê tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp không phải huy động tập trung tức thời một lượng vốn lớn để mua máy móc thiết bị, điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp có số vốn hạn chế nhưng lại có khả năng mở rộng kinh doanh. Hơn nữa, sau khi lựa chọn máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của mình sẽ yêu cầu công ty cho thuê tài chính tài trợ, do vậy doanh nghiệp có thể thực hiện nhanh chóng dự án đầu tư và nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh. Ngoài ra, sử dụng thuê tài chính, doanh nghiệp hầu như không phải có tài sản thế chấp. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc huy động và sử dụng vốn vay.


Tuy nhiên, sử dụng thuê tài chính doanh nghiệp sẽ phải chịu chi phí sử dụng vốn ở mức độ tương đối cao so với tín dụng thông thường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải chấp nhận rủi ro về mặt khoa học kỹ thuật trong suốt thời gian thuê. Vậy để có nguồn vốn cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị doanh nghiệp cần phải xem xét đến hình thức thuê tài chính ở cả hai mặt lợi và bất lợi để có thể quyết định một cách đúng đắn. 

        Trên đây là một số nguồn tài trợ chủ yếu mà doanh nghiệp có thể huy động đáp ứng nhu cầu đổi mới. Doanh nghiệp nên linh hoạt trong việc lựa chọn các phương thức huy động vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, tốt nhất là doanh nghiệp nên kết hợp cùng lúc nhiều phương thức huy động. Trong huy động vốn cho đầu tư đổi mới thì cả hai nguồn vốn bên trong và bên ngoài đều phải được coi trọng song nguồn vốn bên trong luôn giữ  vai trò quyết định. Việc huy động vốn từ bên ngoài đòi hỏi doanh nghiệp luôn phải cân đối với khả năng tài chính của mình để đảm bảo có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chương 2: Thực trạng về thiết bị công nghệ và công tác huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần dệt 10/10

2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần dệt 10/10

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

Công ty cổ phần dệt 10/10 (10/10 Textile joint stock company – TEXJOCO) được thành lập theo quyết định thành lập số 5784/QĐ-UB ngày 29/12/1999 của UBND Thành phố Hà Nội.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty được chia thành 4 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ 1973 – 6/1975.

Đầu năm 1973 sở công nghiệp Hà Nội giao cho một nhóm cán bộ công nhân viên gồm 14 người thành lập nên Ban nghiên cứu dệt Kokett sản xuất thử vải valyde, vải tuyn trên cơ sở dây chuyền máy móc của cộng hòa dân chủ Đức. Sau một thời gian chế thử, ngày 1/9/1974 xí nghiệp đã chế thành công vải valyde bằng sợi visco và cho xuất xưởng.

Cuối năm 1974 sở công nghiệp Hà Nội đã đề nghị UBND Thành phố Hà Nội đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị máy móc kỹ thuật công nghệ, lao động cùng với quyết định số 2580/QĐ - UB ngày 10/10/1974 đặt tên là xí nghiệp dệt10/10. Lúc đầu xí nghiệp có tổng diện tích mặt bằng 580 m2.

+ Giai đoạn 2: Từ  7/1975 – 1982. Đây là giai đoạn xí nghiệp sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Nhà nước. Tháng 7/1975 xí nghiệp được chính thức nhận các chỉ tiêu pháp lệnh do Nhà nước giao với toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu do Nhà nước cấp. Đầu năm 1976 vải tuyn được đưa vào sản xuất đại trà, đánh dấu một bước ngoặt cơ bản trong quá trình phát triển của xí nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn này việc  tìm nguồn đầu vào và thị trường tiêu thụ do chính phủ quyết định, vì thế xí nghiệp không có động lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, sáng tạo trong khâu thiết kế sản phẩm mới.

+ Giai đoạn 3: Từ 1983 – 1/2000. Hoạt động kinh doanh của xí nghiệp có những thay đổi đáng kể cho phù hợp với cơ chế mới. Bằng vốn tự có và đi vay, chủ yếu là vay của Nhà nước, xí nghiệp đã chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ, thay thế máy móc cũ kỹ lạc hậu,  mở rộng mặt bằng sản xuất. Xí nghiệp được cấp thêm 10.000m2 đất ở 253 Minh Khai để đặt các phân xưởng sản xuất chính.

Tháng 10/1992 Xí nghiệp dệt 10/10 được sở công nghiệp Hà Nội đồng ý chuyển đổi tổ chức của mình thành Công ty dệt 10/10 với số vốn kinh doanh 4.201.760.000 VNĐ trong đó vốn ngân sách là 2.775.540.000 VNĐ và nguồn vốn tự bổ sung là 1.329.180.000 VNĐ.

+ Giai đoạn 4: Từ đầu năm 2000 đến nay. Đây là giai đoạn công ty được chọn là một trong những đơn vị đi đầu trong kế hoạch cổ phần hóa của Nhà nước.Theo quyết định số 5784/QĐ - UB ngày 29/12/1999 của UBND TP Hà Nội quyết định chuyển Công ty dệt 10/10 thành Công ty Cổ phần dệt 10/10. Giai đoạn này công ty đã tiếp xúc và khẳng định vị trí, uy tín của mình trên thương trường. Công ty đặc biệt tập trung vào công tác xuất khẩu và coi đây là mũi nhọn của mình, bên cạnh đó cũng không xem nhẹ thị trường nội địa.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt, năng động sáng tạo trong kinh doanh, làm ăn có hiệu quả, cán bộ công nhân viên có việc làm ổn định và đời sống không ngừng được nâng cao.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần dệt 10/10

Từ khi mới thành lập, với vai trò là một Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty dệt 10/10 có nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao. Ngoài ra công ty còn phải chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Từ sau cổ phần hóa, chức năng nhiệm vụ của công ty ngày càng nặng nề hơn. Công ty có nhiệm vụ:

+ Tổ chức sản xuất kinh doanh vải tuyn, màn tuyn, vải rèm che cửa và các loại hàng dệt, may phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

+ Nhập khẩu các loại máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu, sợi, hóa chất của ngành dệt – nhuộm phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Mua bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng (Trừ hóa chất Nhà nước cấm)

+ Kinh doanh thương mại và dịch vụ các loại.

+ Hợp tác liên doanh – liên kết và làm đại lý cho các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tham gia mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định của Nhà nước Việt nam.

2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty.

2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần dệt 10/10 là một đơn vị trực tiếp sản xuất. Hoạt động sản xuất của công ty được tiến hành theo từng công đoạn và diễn ra ở các phân xưởng sản xuất. Công ty có 6 phân xưởng sản xuất. Trong đó công đoạn dệt có 2 phân xưởng, công đoạn văng sấy và cắt được thực hiện tại phân xưởng văng sấy và phân xưởng cắt, công đoạn may được diễn ra tại 2 phân xưởng.

Ngoài các phân xưởng sản xuất, công ty còn sử dụng các đơn vị khác dưới hình thức thuê gia công tại số 6 Ngô Văn Sở và số 26 Trần Qúy Cáp.

Công ty Cổ phần dệt 10/10 hiện tại có một chi nhánh tại 72 Phạm Văn Hai - TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh này chủ yếu làm nhiệm vụ tìm kiếm thị trường tại khu vực phía Nam và thu mua nguồn nguyên liệu đầu vào tại các tỉnh lân cận. Hiện tại, công tác xúc tiến bán hàng của công ty chưa được mở rộng, công ty mới chỉ có ba cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội. 

2.1.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.

Biểu số 1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất màn tuyn và rèm cửa
Tại Công ty Cổ phần dệt 10/10, nguyên vật liệu chính được sử dụng để sản xuất sản phẩm đó là sợi các loại như: Sợi 75D/36F, 100D/36F, 150/48D, 50D/24….. ngoài ra còn có các phu liệu như kim, chỉ, hóa chất….

Các nguyên vật liệu này chủ yếu là được công ty mua của các doanh nghiệp trong nước (các doanh nghiệp này có thể tự sản xuất được hoặc cũng có thể phải nhập khẩu từ nước ngoài).

Sản phẩm của công ty chủ yếu được sản xuất thông qua các đơn đặt hàng. Khi công ty nhận được đơn đặt hàng hoặc ký được hợp đồng thì phòng kế hoạch sản xuất sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai sản xuất. Quá trình sản xuất được bắt đầu.

Các búp sợi được đánh vào cacbobin tùy theo máy to hoặc máy nhỏ mà sẽ có tám hoặc bốn cacbobin để dệt ra vải tuyn mộc khổ 1,6 m. Máy to sẽ dệt được 2 khổ  vải tuyn mộc, còn máy nhỏ dệt được 1 khổ vải tuyn mộc.

Tại các phân xưởng dệt, vải tuyn dệt ra sẽ được tổ kiểm mộc thuộc tổ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng vải và phân loại vải thành vải loại I, II, III. Trong giai đoạn này tiêu hao chủ yếu là kim dệt (kim cảnh, kim ép, kim đóng) và nếu dệt tuyn hoa hoặc dệt rèm thì sẽ tốn nhiều kim hơn.

Vải tuyn sau khi đã qua kiểm mộc sẽ được đưa đến phân xưởng văng sấy, nhuộm để định hình vải từ khổ 1,6 m sang khổ 1,8 m. Sau đó tiến hành tẩy trắng bằng hóa chất tẩy.ở đây, hóa chất chủ yếu công ty sử dụng là LơIvitec, ngoài ra còn sử dụng các hóa chất nhuộm khác để nhuộm thành vải tuyn xanh hoặc cỏ úa.

Vải tuyn sau khi đã định hình, nhuộm được chuyển sang phân xưởng cắt. Tại đây tuyn có thể được đóng kiện (150m/kiện) hoặc được cắt thành màn các loại (MD01, MD06, MT02, màn cá nhân…). ở công đoạn này tiêu hao chủ yếu là phấn vạch, phiếu cắt, phiếu đóng gói, kéo, mực dấu.

Sau khi cắt vải được chuyển sang phân xưởng may. Tại phân xưởng may sẽ thực hiện công đoạn cuối cùng và hoàn chỉnh ra thành phẩm. Trong giai đoạn này tiêu hao chủ yếu là chỉ các loại, viên chì, kim khâu, len…

Thành phẩm sau khi hoàn chỉnh được chuyển qua bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). Sau đó thành phẩm được đóng gói và nhập kho thành phẩm.

2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần dệt 10/10

Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn hóa sản xuất, thực thi các nhiệm vụ quản lý, cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất được bố trí sắp xếp thành 7 phòng ban và 6 phân xưởng sản xuất theo kiểu trực tuyến chức năng. Đây là một kiểu cơ cấu quản lý đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay. Các bộ phận thực thi nhiệm vụ theo chức năng của mình và chịu sự giám sát từ trên xuống, bên cạnh đó các phòng ban cũng phải kết hợp chặt chẽ với nhau đảm bảo giải quyết công việc với công suất cao nhất và hoàn thành tiến độ công việc chung.

Đại hội đồng cổ đông: Đây là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

Hội đồng quản trị: Chịu trách nhiệm quản lý công ty, nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty.

Ban kiểm soát: Kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của công ty.

Giám đốc: Có trách nhiệm trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty trên cơ sở chấp hành đúng đắn chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước. Chịu mọi trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Giúp việc cho giám đốc là các phó giám đốc:

+ Phó giám đốc sản xuất: Chịu trách nhiệm về mặt sản xuất, cung ứng vật tư, chất lượng sản phẩm.

+ Phó giám đốc kinh tế: Phụ trách công tác tiêu thụ và mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm thị trường và đảm bảo việc kinh doanh của công ty theo đúng các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Các phòng ban chức năng

+ Phòng kỹ thuật cơ điện: Theo dõi toàn bộ kỹ thuật và quy trình sản xuất. Xác định mức tiêu hao vật tư và đề ra các giải pháp giảm định mức tiêu hao vật tư. Lập kế hoạch dự phòng, sửa chữa máy móc thiết bị định kỳ. Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ môi trường, tổ chức chế thử và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện chức năng xây dựng cơ bản, sửa chữa và cải tạo nhà xưởng.

+ Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm : Kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư hàng hóa theo tiêu chuẩn quy định của công ty. Nghiên cứu, soạn thảo văn bản liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng ISO để ban hành trong công ty, theo dõi việc thực hiện các văn bản nội quy quản lý chất lượng, lưu trữ văn bản, tài liệu liên quan đến hệ thống ISO.

+ Phòng tổ chức, bảo vệ: Tổ chức quản lý nhân sự, tuyển chọn đề bạt và sử dụng lao động, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Thực hiện xây dựng quy chế, nội dung về khen thưởng, kỷ luật áp dụng trong toàn công ty. Xây dựng kế hoạch tiền lương, các phương án trả lương theo sản phẩm. Điều động, sắp xếp nhân lực theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất. Quản lý hồ sơ nhân viên, thực hiện BHXH, tính toán và kiểm tra việc chấm công lao động để thanh toán tiền lương hàng tháng.

Tổ chức công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, đề xuất các biện pháp khắc phục.

+ Phòng hành chính y tế: Quản lý công trình công cộng, chăm lo đời sống và sinh hoạt của người lao động trong công ty. Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức công tác văn thư, văn phòng, tiếp nhận công văn giấy tờ, thư từ, báo chí, bưu phẩm, fax theo quy định. Quản lý con dấu và giấy tờ khác có liên quan.

+ Phòng kế hoạch sản xuất: xây dựng kế hoạch sản xuất, quản lý toàn bộ hệ thống vật tư , cấp phát và sử dụng vật tư. Xây dựng chiến lược phát triển mặt hàng mới, đầu tư công nghệ không ngừng mở rộng sản xuất, tiếp nhận các yêu cầu đặt hàng của đối tác nước ngoài. Thực thi việc tính toán và triển khai các biện pháp thực thi kế hoạch đó.

+ Phòng kinh doanh: Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tìm hiểu thị trường, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng mua bán, tiêu thu sản phẩm. Theo dõi kiểm tra các điểm tiêu thụ để kịp thời cung ứng sản phẩm và thu tiền hàng. Quản lý kho hàng, bảo quản vật tư hàng hóa.

+ Phòng tài vụ: Theo dõi tình hình tài chính của công ty, tình hình nhập, xuất kho nguyên vật liệu, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tình hình quản lý và luân chuyển vốn, tính giá thành sản phẩm, chi trả lương cho người lao động. Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

Tại các phân xưởng cơ cấu tổ chức được bố trí như sau:

 
+ Bộ phận quản lý gồm:


Quản đốc phân xưởng: Nhận kế hoạch của công ty, quản lý chung các khâu, giám sát chung tình hình sản xuât của phân xưởng.

 
 Phó quản đốc phân xưởng: Có nhiệm vụ bao quát, đôn đốc các tổ sản xuất và mọi vấn đề phát sinh trong ca mình quản lý.

+ Bộ phận giúp việc gồm:

- 2 KCS phân xưởng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất của phân xưởng

- 2 thợ sửa máy

- 1 Nhân viên thống kê phân xưởng.

Nhìn chung bộ máy quản lý phân xưởng được tổ chức khá chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu sản xuất của công ty.

2.1.3.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.

*Bộ máy kế toán của công ty được chia thành 2 bộ phận.

1- Kế toán tại công ty.

+ Kế toán trưởng (trưởng phòng): Tổ chức và điều hành mọi hoạt động chung của phòng, tính giá thành sản phẩm. Lập kế hoạch thu, chi tài chính, phân tích và lập báo cáo tài chính cho lãnh đạo công ty để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty.

+ Kế toán tập hợp chi phí (phó phòng): Tập hợp các khoản chi phí của công ty.

+ Kế toán thanh toán: Thanh toán các khoản trong và ngoài doanh nghiệp như thanh toán với người bán, thanh toán với ngân hàng…

+ Kế toán vật tư: Theo dõi tình hình thu mua, nhập, xuất nguyên vật liệu, cuối kỳ tính giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp bình quân gia quyền.

+ Kế toán tiền lương và BHXH: Tính và thanh toán tiền lương, BHXH cho người lao động.

+ Kế toán TSCĐ và tiêu thụ: Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ hàng kỳ. Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm về mặt giá trị và chất lượng.

+ Kế toán thuế: Tính và kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Làm các báo cáo về thuế, lập hồ sơ hoàn thuế.

+ Thủ quỹ: Hàng ngày thu chi tiền mặt, bảo quản chứng từ thu chi ban đầu để cung cấp cho kế toán thanh toán vào sổ quỹ để báo cáo quỹ.

2- Nhân viên thống kê các phân xưởng: 

Quản lý, ghi chép giờ công, ngày công của công nhân, tập hợp toàn bộ năng suất lao động gửi phòng tổ chức lao động tiền lương số liệu. Sau đó gửi xuống phòng tài vụ để kế toán tiền lương tính lương cho người lao động. Ngoài ra, nhân viên thống kê còn có nhiệm vụ quản lý vật tư, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty.

*Công tác kế toán của công ty được thực hiện theo hình thức Nhật ký chứng từ và được thể hiện qua Biểu số 3: Sơ đồ hạch toán kế toán.

2.1.4. Tình hình và kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong một số năm gần đây.

2.1.4.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong sản xuất kinh doanh.

*Thuận lợi:

Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhìn chung là khá tốt. Có được kết quả đó là nhờ công ty đã có một số điều kiện thuận lợi.

Thứ nhất là: Kể từ sau cổ phần hóa (năm 2000), người lao động đã thực sự được làm chủ công ty. Nhờ vậy mà họ hăng say lao động, làm việc có trách nhiệm và luôn nỗ lực tìm tòi, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ đó tạo điều kiện để tăng năng suất lao động.

Thứ hai là: Sản phẩm chính của công ty là màn tuyn, vải tuyn. Đây là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời cũng là sản phẩm truyền thống được người tiêu dùng tín nhiệm.

Thứ ba là: Mặc dù giá cả các mặt hàng có nhiều biến động song đối với màn tuyn, thị trường trong và ngoài nước của công ty lại khá ổn định. Công ty đã có mối quan hệ làm ăn tốt với bạn hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường xuất khẩu truyền thống: Đan Mạch. Điều này đã đem lại cho công ty có cơ sở vững chắc để phát triển.

Thứ tư là: Từ sau cổ phần hóa công ty vẫn được hưởng chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước giúp cho công ty có thêm nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất.

Thứ năm là: Công ty luôn có mối quan hệ tín dụng tốt với Ngân hàng nhờ vào uy tín và sự tăng trưởng rõ rệt của công ty trong những năm gần đây. Chính nhờ đó mà công ty có điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn có quy mô lớn và chi phí thấp này.

Bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế thị trường đã đặt công ty phải đối mặt với không ít những khó khăn.

*Khó khăn

Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt đã đặt công ty trước một sức ép khá lớn là làm thế nào để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tuy nhiên thiết bị công nghệ của công ty lại mới đổi mới được một tỷ lệkhá khiêm tốn

Một số nguyên vật liệu công ty vẫn phải nhập từ nước ngoài như hóa chất, thuốc nhuộm…với chi phí cao và có sự biến động lớn về giá khiến công ty luôn bị động trong việc kiểm soát chi phí đầu vào. Ngoài ra do phải nhập từ nước ngoài nên thủ tục nhập khẩu đã khiến công ty gặp nhiều khó khăn và không chủ động được về mặt thời gian.

Công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn do công ty vẫn còn thiếu mạng lưới phân phối sản phẩm (hiện nay công ty mới chỉ có các cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở Hà nội và một chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh).

Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thị trường, đặc biệt là để chống lại nạn làm hàng giả, hàng nhái gây mất uy tín đối với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm của công ty.

Hệ thống nhà xưởng còn phân tán, thiếu tập trung, lại chật hẹp. Điều này đã gây khó khăn cho công ty về mặt bằng để mở rộng sản xuất đồng thời cũng làm phát sinh chi phí vận chuyển, chi phí quản lý lưu kho tại các địa điểm sản xuất khác nhau.

2.1.4.2. Kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty qua một số năm gần đây.

Kể từ sau cổ phần hóa đến nay công ty luôn có tốc độ tăng trưởng cao và đạt được một số kết quả đáng kể được thể hiện qua bảng sau:

Bảng số 1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty Cổ phần dệt 10/10

 Đơn vị: Triệu đồng
	stt
	Năm

Chỉ tiêu
	2002
	2003
	2004

	1 
	Doanh thu

(Doanh thu hàng xuất khẩu)

Các khoản giảm trừ
	72.913

44.969

1
	111.473

92.025

-
	247.992

227.674

350

	2 
	Doanh thu thuần
	72.912
	111.473
	247.642

	3 
	Lợi nhuận trước thuế
	2.986
	3.372
	4.243

	4 
	Khoản nộp Ngân sách
	2.040
	2.235
	2.751

	5 
	Lợi nhuận sau thuế
	2.613
	3.010
	3.711

	6 
	Lao động bình quân (người)
	490
	640
	681

	7 
	Thu nhập bình quân tháng(Trđ/người/tháng)         
	1,355
	1,630
	1,600


Qua bảng trên ta có thể thấy quy mô sản xuất của công ty không ngừng được mở rộng qua các năm. Điều này được thể hiện ở doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2003 so với năm 2002 tăng 52.88%. tương ứng với số tuyệt đối tăng 38.560 triệu VNĐ, năm 2004 tăng 136.519 triệu VNĐ so với năm 2003 tức đã tăng 122,47%). Sở dĩ công ty có được tốc độ tăng doanh thu cao như vậy chủ yếu là do tăng về doanh thu hàng xuất khẩu. Hiện nay công ty đang nỗ lực mở rộng sản xuất để đáp ứng được nhu cầu cho chương trình chống sốt rét Thế giới, chủ yếu tập trung vào khai thác thị trường Châu Phi.

Cùng với việc tăng doanh thu thì lợi nhuận cũng tăng cao. Năm 2003 tăng 12,93% so với năm 2002 (tương ứng 396 triệu VNĐ), đến năm 2004 đã tăng so với năm 2003 là 25,83% (tương ứng 871 triệu VNĐ). Để đạt được kết quả đáng mừng như vậy trước hết phải kể đến chính sách phát triển đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty. Năm 2002 công ty đã bắt đầu xúc tiến công tác nâng cấp, cải tạo máy móc khiến sản lượng và doanh thu tăng cao. Ngoài ra, công ty luôn quan tâm, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tháo gỡ khó khăn, năng động sáng tạo, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm. Lao động bình quân hàng năm không ngừng tăng lên, đồng thời kéo theo đó là thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng và đạt mức cao (1,6 Triệu/người/tháng).

Qua việc phân tích khái quát trên ta có thể thấy mặc dù chuyển sang cơ chế thị trường, công ty gặp phải không ít những khó khăn song công ty đã từng bước đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định và phát triển.

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng bên cạnh việc năm 2004 doanh thu đạt 248 tỷ đồng thì khoản giảm trừ do phải giảm giá hàng bán cũng tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Đây được coi là một tồn tại của công ty cần phải được khắc phục. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tồn tại này tuy nhiên một trong những nguyên nhân mà chúng ta cần phải xem xét đó là phải chăng công ty phải giảm giá hàng bán là do đã có những lỗi nhất định trong sản phẩm mà điều này có liên quan trực tiếp đến hiện trạng của máy móc thiết bị của công ty. Vậy chúng ta sẽ xem xét tình hình trang bị, sử dụng TSCĐ và máy móc thiết bị của công ty để thấy rõ hơn vấn đề này.

2.1.4.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty.

Qua bảng 2 ta thấy năm 2004 so với năm 2003, tổng tài sản của công ty đã tăng rất mạnh (tăng 118,82% so với năm 2003, tương ứng tăng 69.903 Tr VNĐ). Tuy nhiên, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu thì lại giảm so với năm 2003. Nguyên nhân chủ yếu là do mặc dù tổng nguồn vốn của công ty tăng lên nhưng chủ yếu lại là tăng nguồn vốn vay, điều đó đã làm cho hệ số nợ của công ty tăng 0,101 đạt 0,885. Đây là một con số khá cao và có thể đặt công ty trước nguy cơ gặp rủi ro về mặt tài chính. Nhìn chung, hệ số khả năng thanh toán, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đều giảm là do tổng nợ tăng với tốc độ cao hơn tốc độ tăng tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn lại tăng nhanh hơn TSLĐ và đầu tư ngắn hạn. Điều này cho thấy công ty ngoài dùng nợ ngắn hạn để tài trợ cho TSLĐ và đầu tư ngắn hạn còn sử dụng để tài trợ cho TSCĐ và đầu tư dài hạn. Ngoài ra, cũng phải thấy rằng trong năm qua công ty đã có xu hướng chú trọng đầu tư vào TSLĐ và đầu tư ngắn hạn hơn là đầu tư vào TSCĐ (Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn đã giảm 15,9%). Tỷ suất lợi nhuận trước thếu doanh thu giảm mạnh (giảm 0,013 so với năm 2003) nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu của công ty đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với tỷ lệ tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng năm 2004 công ty đã có Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu đạt 25,15%, cao hơn so với năm 2003 là 1,45%. Để đạt được Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao như vậy là do tác động của đòn bẩy tài chính đã có hiệu ứng thuận và khiến Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng mạnh và đạt được mức cao như vậy.

Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty trong hai năm qua là tương đối tốt. Tuy nhiên, công ty hiện đang có hệ số nợ khá cao, điều này sẽ rất bất lợi khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh. Vì thế, công ty cần xem xét và có biện pháp làm giảm hệ số nợ xuống nằm trong giới hạn trung bình của ngành và khả năng chi trả của công ty.

2.2. Thực trạng về tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ và máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần dệt 10/10.

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác cổ phần hóa DNNN theo chủ trương của Chính phủ, kể từ sau cổ phần hóa Công ty Cổ phần dệt 10/10 đã không ngừng vươn lên, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu tiêu thụ không ngừng tăng cao, cùng với đó công ty cũng ngày càng chú trọng hơn đến việc đầu tư vào TSCĐ đặc biệt là công tác đổi mới máy móc thiết bị. Hiện nay, hầu hết máy móc thiết bị của công ty được nhập từ Đức, Nhật, Trung Quốc… Hầu hết các máy móc thiết bị này làm việc theo chế độ tự động hoặc bán tự động. 

Để thấy rõ hơn cơ cấu TSCĐ và tình hình đầu tư vào TSCĐ của công ty ta xem chi tiết tại bảng số 4
Qua bảng 4 ta thấy tính đến thời điểm ngày 31/12/2004 tổng nguyên giá TSCĐ là 73.661 triệu VNĐ, trong đó máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 79,89% tổng nguyên giá TSCĐ) với tổng nguyên giá là 58.844 triệu VNĐ. Nhóm TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là Nhà cửa vật kiến trúc (chiếm 17,59% tổng nguyên giá TSCĐ), tiếp đến là Phương tiện vận tải truyền dẫn (chiếm 1,69%) và sau cùng là thiết bị dụng cụ quản lý có nguyên giá là 612 triệu VNĐ (chiếm 0,83%).

Nhìn chung ta có thể thấy cơ cấu TSCĐ của Công ty Cổ phần dệt 10/10 như vậy là khá hợp lý bởi công ty là một doanh nghiệp sản xuất, vì thế nhóm máy móc thiết bị phải chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tuy nhiên, nhóm phương tiện vận tải lại chiếm tỷ trọng hơi thấp vì thế không đáp ứng được nhu cầu về chuyên chở hàng hóa nhất là trong điều kiện của công ty hiện nay mặt bằng sản xuất còn phân tán, không tập trung.

Qua bảng trên ta cũng có thể thấy trong năm công ty đã đầu tư thêm vào TSCĐ 20.974 triệu VNĐ. Trong đó đầu tư vào máy móc thiết bị tăng 20.269 triệu VNĐ (tăng 50,31% so với đầu năm 2004). Điều này cho thấy công ty đã chú trọng và ưu tiên cho việc đổi mới máy móc thiết bị. Bên cạnh đó công ty cũng đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị đã hết thời gian sử dụng, không còn đáp ứng được tính đồng bộ trong dây chuyền sản xuất với tổng nguyên giá là 527 triệu VNĐ. Đây là một hướng đầu tư đúng đắn trong điều kiện hiện nay khi mà cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú.

Tuy nhiên, để thấy được rõ hơn về hiện trạng TSCĐ cũng như máy móc thiết bị của công ty ta cần xem xét đánh giá năng lực thực tế của TSCĐ. ( xem chi tiết bảng số 5)

Qua số liệu ở bảng 5 cho thấy: Nhìn chung hệ số hao mòn cuối năm đã giảm so với đầu năm (từ 45,59% giảm xuống còn 41,7%) do trong năm công ty đã có đầu tư thêm một lượng khá lớn TSCĐ. Tuy nhiên, với hệ số hao mòn như vậy ta có thể thấy có một phần không nhỏ TSCĐ của công ty đang trong tình trạng đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng. Máy móc thiết bị là nhóm có tỷ trọng lớn nhất tuy nhiên lại có tỷ lệ hao mòn cao nhất (ngày 31/12/2003 là 50,39%, ngày 31/12/2004 giảm còn 43,3%). Để thấy rõ hơn về thực trạng máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần dệt 10/10 ta hãy xem xét bảng số 6 - Bảng nguyên giá và giá trị còn lại của máy móc thiết bị

Qua bảng trên ta thấy máy móc thiết bị dệt chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguyên giá máy móc thiết bị (chiếm 56,35%) nhưng lại có hệ số hao mòn cao nhất là 54,74%,có tỷ lệ hao mòn cao như vậy là do máy mắc sợi 4142 đã khấu hao hết, máy mắc sợi Kamayer có hệ số hao mòn 86,75% và một số máy móc khác có hệ số hao mòn khá cao. Nhìn chung, máy móc thiết bị dệt chỉ có máy global là mới được đầu tư mua thêm trong năm 2004, còn đa phần là các máy đã hết khấu hao hoặc nếu còn thì cũng chỉ còn thời gian khấu hao trong 2, 3 năm tới.

Trong năm qua công ty chủ yếu là đầu tư đổi mới thiết bị định hình, đặc biệt là máy văng sấy. Công ty đã mua thêm 4 máy văng sấy nhưng chủ yếu là mua máy cũ đã qua sử dụng. Vì thế mặc dù là nhóm máy móc thiết bị có hệ số hao mòn thấp (22,43%) tuy nhiên nếu xét về năng lực sản xuất thì cũng không thể cao như máy mới được.

Ngoài ra, cũng phải thấy rằng với công suất như hiện nay (31 triệu m vải tuyn và 5,74 triệu màn các loại) mà máy móc thiết bị cắt, may chiếm tỷ trọng quá thấp so với toàn bộ máy móc thiết bị (chiếm 1,21%) lại có hệ số hao mòn cao. Điều này sẽ tạo ra sự không nhịp nhàng trong từng khâu sản xuất. Tình hình trước mắt công ty chủ yếu là thuê ngoài gia công cắt và may màn, nhưng xét về lâu dài thì công ty cần phải đầu tư nhiều hơn nữa vào máy móc thiết bị cắt, may để hoàn thiện hơn nữa quy trình sản xuất sản phẩm. 

 Bên cạnh đó, theo tài liệu thống kê thì có đến hơn 10% máy móc thiết bị của công ty đã khấu hao hết nhưng vẫn được sử dụng. Trong đó chủ yếu là các máy dệt 5226, máy mắc sợi 4142, máy dệt U4-5242….. Ngoài ra phần lớn các máy móc thiết bị được đầu tư từ những năm 80, đầu những năm 90. Chính vì vậy mà năng lực sản xuất của máy móc giảm sút, tiêu hao vật liệu tăng cao.

Ví dụ với máy dệt 5226, 5223, U4 tiêu hao kim rãnh 26E theo định mức là 0,08 kim/kg vải nhưng thực tế số tiêu hao này là 0,0885 kim/kg vải, cao hơn định mức 0,0085 kim/kg vải. Không những thế sử dụng máy móc quá cũ đã khiến cho chi phí về dầu đốt cũng tăng lên. Đối với máy văng sấy 6593 theo định mức tiêu hao dầu FO là 0,3 kg dầu/kg vải nhưng thực tế đã tiêu hao đến 0,33 kg dầu/kg vải.

Với tình hình như vậy công ty đã có đầu tư khá lớn để đổi mới máy móc thiết bị, tuy nhiên phần lớn số máy móc này là mua cũ đồng bộ đã qua sử dụng, cho nên cũng chỉ có thể giải quyết tình trạng trước mắt nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng xuất khẩu ngày càng tăng còn xét về lâu dài thì công ty cũng cần phải cân nhắc về hiệu quả sử dụng của TSCĐ cũng như khả năng tài chính để có hướng đầu tư đổi mới cho phù hợp. Để đánh giá một cách cụ thể hơn vấn đề này ta có thể xem xét bảng 7
Dựa vào bảng 7 ta thấy hầu hết các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VCĐ và TSCĐ năm 2004 so với năm 2003 đều có sự tăng trưởng cụ thể.

+ Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng VCĐ: Nếu như năm 2003 cứ 1đồng VCĐ bình quân công ty bỏ ra kinh doanh sẽ tham gia tạo ra 5,762 đồng doanh thu thì đến năm 2004 tạo ra được 6,882 đồng doanh thu, như vậy hiệu suất sử dụng VCĐ năm 2004 đã tăng 1,19 lần.

+ Chỉ tiêu hàm lượng VCĐ: Nếu như năm 2003 để tham gia tạo ra 1 đồng doanh thu thì cần sử dụng 0,174 đồng VCĐ bình quân thì đến năm 2004 chỉ phải sử dụng 0,145 đồng VCĐ bình quân (như vậy đã giảm được 0,029 đồng VCĐ bình quân).

+ Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận VCĐ: Năm 2003 cứ  1 đồng VCĐ bình quân công ty bỏ ra kinh doanh sẽ tham gia tạo ra 0,156 đồng lợi nhuận sau thuế nhưng đến năm2004 thì 1 đồng VCĐ bình quân chỉ tham gia tạo ra được 0,103 đồng lợi nhuận sau thuế(như vậy là đã giảm 0,053 đồng lợi nhuận).

+ Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ: Cứ 1 đồng nguyên giá TSCĐ bình quân năm 2003 tham gia tạo ra 2,67 đồng doanh thu thuần còn trong năm 2004 nếu sử dụng 1 đồng nguyên giá TSCĐ bình quân vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra 3,902 đồng doanh thu thuần (như vậy đã tăng được 1,232 đồng doanh thu thuần).

Bốn chỉ tiêu cơ bản trên đã phần nào phản ánh được những cố gắng của công ty trong quá trình sử dụng VCĐ và TSCĐ. Việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả VCĐ và TSCĐ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,làm tăng quy mô doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Ngoài ra chỉ tiêu hệ số trang bị TSCĐ/1CN năm 2004 cũng tăng cao so với năm 2003 cho thấy mức độ tự động hóa của công ty là khá cao.

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn và tỷ suất tự tài trợ TSCĐ của công ty cuối năm so với đầu năm có phần sụt giảm. Điều đó cho thấy trong năm 2004 công ty tập trung chú trọng đầu tư vào TSLĐ và đầu tư ngắn hạn nhiều hơn là đầu tư vào TSCĐ, bên cạnh đó thì việc đầu tư vào TSCĐ phần nhiều lại dựa vào nguồn vốn vay. Điều này khiến công ty cần phải xem xét lại phương hướng đầu tư nhất là trong tình hình hiện nay nhu cầu đầu tư cho TSCĐ là tương đối lớn.

Mặc dù tốc độ tăng doanh thu của công ty rất cao (đạt 122,75%) song tốc độ tăng lợi nhuận lại thấp (23,29%). Bên cạnh đó giữa hiệu suất sử dụng TSCĐ và VCĐ lại có sự chênh lệch khá lớn (gần gấp 2 lần) hay nói cách khác TSCĐ của công ty đã được khấu hao phần lớn. Điều đó đặt ra cho chúng ta một câu hỏi phải chăng doanh thu tăng nhanh nhưng lợi nhuận lại tăng chậm là do chi phí sản xuất tăng lên hay cụ thể hơn là do hiện trạng máy móc thiết bị đã cũ kỹ, thiếu đồng bộ.

Vậy có thể thấy, tình hình quản lý, sử dụng VCĐ và TSCĐ của công ty nhìn chung là tốt. Hiệu quả sử dụng VCĐ đạt mức khá. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, do TSCĐ đã khá cũ kỹ đặc biệt là máy móc thiết bị, vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất sử dụng TSCĐ. Vậy trong thời gian tới công ty cần phải chú trọng đầu tư đổi mới máy móc thiết bị nhiều hơn nữa để góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ cũng như tạo ra sự tăng trưởng vững chắc cho công ty về mọi mặt.
2.3. Tình hình đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.

2.3.1. Đổi mới máy móc thiết bị là đòi hỏi khách quan.
Có thể thấy rõ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đem lại cho xã hội những bước tiến vượt bậc. Công nghệ nói chung và công nghệ dệt, may nói riêng hiện nay đều phát triển rất nhanh. Theo tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ thì cứ khoảng 8 đến 10 năm lượng tri thức khoa học lại tăng lên gấp đôi. Vì vậy, cho dù một thiết bị mới được sử dụng cũng có thể sẽ trở lên lạc hậu rất nhanh chóng. Một thiết bị dệt, may thường nếu sử dụng trên 10 năm thì đã bị coi là lạc hậu. Trong khi đó thì tại Công ty Cổ phần dệt 10/10 hiện nay vẫn còn sử dụng các máy móc có tuổi thọ trên 10 năm như máy dệt Koket 5223, máy vắt sổ Juki 2366, máy văng sấy 6593…

Đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở công ty trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ bởi thực trạng máy móc thiết bị tại công ty đã cũ và lạc hậu mà còn bởi xuất phát từ đòi hỏi khách quan.

Một là:Thị trường chủ yếu của công ty là thị trường xuất khẩu. Đây là một thị trường lớn (chiếm đến gần 90% tổng doanh thu của công ty) tuy nhiên cũng là một thị trường khó tính. Công ty lại chủ yếu sản xuất theo các đơn đặt hàng vì vậy để đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng, nhất là trong điều kiện hiện nay các đơn đặt hàng ngày một gia tăng, thì tất yếu công ty phải nâng cao năng lực sản xuất. Một trong những con đường nhanh và hiệu quả nhất đó là hiện đại hóa máy móc thiết bị công nghệ. Nếu như với một máy dệt được sản xuất từ những năm 70 thì chỉ có công suất 2 tấn vải/tháng thì những máy dệt hiện nay có công suất cao gấp 5 lần.

Hai là: Do yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng buộc công ty phải đổi mới máy móc thiết bị sản xuất. Từ năm 2002 công ty đã được BVQI và UKAS Vương quốc Anh cấp chứng chỉ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000. áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này cũng đồng nghĩa với việc chất lượng sản phẩm cần phải được nâng cao hơn nữa. Đối với những máy dệt đã quá cũ khiến cho tiêu hao vật liệu tăng. Chỉ đơn cử xét về tiêu hao kim, nếu như máy cũ, tốc độ dệt và mũi dệt không còn được đồng đều khiến cho tiêu hao về kim tăng lên và mỗi lần thay kim sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng vải tuyn do có sợi nối, ngoài ra còn làm cho mắt dệt không đều. Văng sấy là một khâu quan trọng để định hình vải tuy nhiên hiện nay công ty mới chỉ mua mới được một vài máy còn lại hầu hết các máy là được mua cũ đồng bộ như máy văng sấy LiKang được sản xuất năm 1986, máy văng sấy Ilsung được sản xuất năm 1999. Thêm vào đó các thiết bị này lại được sản xuất ở các nước khác nhau, chính sự không đồng bộ này cũng phần nào ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm sản xuất ra. Vậy để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sản phẩm đòi hỏi công ty phải đổi mới máy móc thiết bị một cách đồng bộ.

Ba là: Do yêu cầu về hạ giá thành sản phẩm. Phải thấy rằng tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng doanh thu rất nhiều,điều này khiến ta cũng phải xem xét đến giá thành sản xuất của sản phẩm. Bảng 8 sẽ cho ta thấy rõ hơn điều này.
Qua bảng trên ta thấy hầu hết các mặt hàng đều có giá thành sản xuất năm 2004 tăng so với năm 2003 và đặc biệt là tăng với tỷ lệ khá lớn (từ 18% đến 47%). Từ khảo sát thực tế cho thấy hầu hết các mặt hàng có giá thành sản xuất tăng chủ yếu là do được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đã cũ, khiến cho công suất không những giảm sút mà kéo theo đó là chi phí về tiêu hao nguyên vật liệu (chủ yếu là kim) cũng tăng lên, không những thế khối lượng phế phẩm cũng nhiều lên, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng những máy móc này cũng đã tăng (năm 2003 là 520 triệu VNĐ đến năm 2004 là 610 triệu VNĐ). Tất cả những yếu tố trên đã góp phần làm cho giá thành sản xuất sản phẩm tăng lên khá cao. Có thể thấy để đạt được mục tiêu lợi nhuận thì tự bản thân công ty cần phải tìm cho mình một con đường riêng mà hạ giá thành sản phẩm luôn là phương hướng được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên từ thực tế trên ta thấy rằng đổi mới máy móc thiết bị công nghệ để hạ giá thành sản phẩm, từ đó tăng lợi nhuận cho công ty là một yêu cầu khách quan và cấp thiết. Thêm vào đó cũng phải thừa nhận rằng trong năm qua công ty cũng đã chú trọng vào đổi mới máy móc thiết bị công nghệ nhờ đó mà giá thành một số sản phẩm đã hạ đáng kể, chủ yếu là các mặt hàng xuất khẩu (do bạn hàng yêu cầu phải đổi mới máy móc thiết bị). Đây lại là một minh chứng rõ nhất để công ty thấy được rằng đổi mới máy móc thiết bị là một tất yếu nếu như công ty không muốn thất bại trong kinh doanh.

Bốn là: Xuất phát từ mục tiêu của công ty và tình hình cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù có lợi thế là sản phẩm màn tuyn của công ty được người tiêu dùng trong nước ưu chuộng, có khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên công ty cũng vẫn phải đối mặt với tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt của các loại màn được nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan với giá bán cạnh tranh và mẫu mã, màu sắc phong phú. Ngoài ra các doanh nghiệp dệt trong nước cũng bắt đầu chú trọng đổi mới thiết bị để có thể sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hạ, gây cho công ty áp lực cạnh tranh không nhỏ như công ty dệt Minh Khai, công ty dệt Phương Nam….

Hiện nay theo đánh giá thì trình độ thiết bị công nghệ kéo sợi của các đơn vị trên địa bàn Hà Nội đạt mức khá trở lên chiếm gần 70%, công nghệ dệt đạt hơn 60%. Thiết bị công nghệ được đổi mới trong ngành kéo sợi trên 32%, ngành nhuộm, hoàn tất trên 35%. Như vậy nhìn chung là trình độ thiết bị công nghệ của các doanh nghiệp cùng ngành đang được đổi mới và nâng lên từng ngày. Để bắt kịp với tiến độ đòi hỏi Công ty Cổ phần dệt 10/10 cũng phải đầu tư đổi mới nhiều hơn nữa. Ngoài ra, trong năm tới công ty còn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu. Không chỉ xuất khẩu qua trung gian là Đan Mạch mà công ty sẽ trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Châu Phi. Đây là thị trường đầy tiềm năng và mục tiêu của công ty là sẽ đưa công suất lên gấp đôi để cung cấp cho chương trình chống sốt rét Thế giới. Chính vì vậy mà đầu tư cho đổi mới thiết bị là một đòi hỏi khách quan.

Nói tóm lại, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ đã trở thành đòi hỏi tất yếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần dệt 10/10. Đây là vấn đề quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Từ thực tế tình hình trang bị máy móc thiết bị và đòi hỏi của quá trình sản xuất ta thấy trước mắt công ty cần phải chú trọng đầu tư đổi mới nhóm máy móc thiết bị dệt đặc biệt là đầu tư vào máy dệt kim đan dọc có tốc độ cao. Bên cạnh đó cũng cần phải đầu tư mua mới thêm một số máy cắt, may nhằm giảm bớt việc phải thuê ngoài gia công với chi phí cao hơn nhiều so với tự làm.

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng huy động vốn đổi mới TSCĐ nói chung, đổi mới máy móc thiết bị nói riêng sẽ khiến công ty gặp phải những khó khăn nhất định nhưng nếu không đổi mới thì công ty sẽ không giữ được đà tăng trưởng như hiện nay và có thể sẽ mất đi thị trường truyền thống do thất bại trong cạnh tranh. Vậy để xem xét kỹ hơn vấn đề này ta hãy xem xét đến khả năng của công ty trong công tác đổi mới thiết bị công nghệ.

2.3.2. Thực tế về tình hình huy động vốn đầu tư vào TSCĐ và máy móc thiết bị ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.

Từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động (năm 1974), là một doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp dệt 10/10 chỉ thuần túy thực hiện các kế hoạch do Nhà nước giao về mặt khối lượng sản phẩm cũng như chủng loại, mẫu mã. Hoạt động kinh doanh của công ty hoàn toàn dưới sự bao cấp của Nhà nước, toàn bộ TSCĐ nói chung và máy móc thiết bị nói riêng đều được hình thành từ vốn Ngân sách Nhà nước cấp. Hoạt động đầu tư đổi mới thiết bị cũng chịu sự chỉ đạo của Nhà nước. Từ khi cổ phần hóa, công ty đã tự xây dựng cho mình phương hướng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tự mình quyết định và thực hiện các hoạt động đầu tư, cải tạo, sửa chữa và đổi mới TSCĐ cũng như máy móc thiết bị. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất, mở rộng thị trường…. Công ty đã chú trọng tới công tác đầu tư vào TSCĐ nói chung và máy móc thiết bi nói riêng làm cho TSCĐ của công ty không ngừng gia tăng qua các năm gần đây. Cụ thể như sau:

Bảng số 9: Tình hình gia tăng TSCĐ của Công ty Cổ phần dệt 10/10


Đơn vị: Triệu đồng
	Ngày
	31/12/2000
	31/12/2001
	31/12/2002
	31/12/2003
	31/12/2004

	Nguyên giá TSCĐ
	26.519
	28.966
	30.006
	53.259
	73.661


Từ bảng 9 ta thấy nguyên giá TSCĐ của công ty không ngừng được tăng lên qua các năm. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây (từ năm 2002 đến năm 2004) TSCĐ được đầu tư rất lớn. Vậy khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn của công ty như thế nào, chúng ta sẽ xem xét một cách cụ thể.

Để phục vụ cho nhu cầu đầu tư, Công ty Cổ phần dệt 10/10 đã huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau như vốn cổ phần, vốn từ quỹ phát triển sản xuất, vốn vay trong đó chủ yếu công ty sử dụng nguồn vốn vay dài hạn và từ nguồn vốn tự bổ sung.

Theo như số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Thuyết minh Báo cáo Tài chính, các nguồn vốn được huy động để đầu tư vào máy móc thiết bị của công ty như sau: (Bảng10)

Qua bảng 10 ta thấy TSCĐ và đầu tư dài hạn của công ty chiếm tỷ trọng không lớn so với TSLĐ và đầu tư ngắn hạn (chiếm 33,39%). Cơ cấu tài sản như vậy nhìn chung là hợp lý bởi công ty là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp nhẹ và sản phẩm của công ty có thời gian chế biến ngắn. Tuy nhiên, qua bảng trên ta cũng thấy về nguồn vốn, công ty có hệ số nợ phải trả tương đối lớn (chiếm 88,54% tổng tài sản) trong đó chủ yếu lại là nợ ngắn hạn (chiếm 81,35% tổng số nợ phải trả). Không những thế xét về thời gian huy động vốn thì nguồn vốn thường xuyên chỉ có 36008 Tr VNĐ, trong khi đó TSCĐ và đầu tư dài hạn lại có trị giá là 42.988 Tr VNĐ. Qua đó, ta có thể thấy cơ cấu huy động nguồn vốn của công ty như vậy là chưa hợp lý.

Để thấy rõ hơn vấn đề này, ta có thể xem bảng số 11

Qua bảng 11 ta thấy nhìn chung các nguồn vốn huy động ngày 31/12/2004 đều có xu hướng tăng so với ngày 31/12/2003. Trong đó, nguồn vốn vay dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất (ngày 31/12/2003 là 51,6%, ngày 31/12/2004 là 49,22%) và có tốc độ tăng khá (đạt 41,52%). Nguồn vốn vay cán bộ công nhân viên đã bước đầu được chú trọng (tăng 217,24% so với ngày 31/12/2003), tuy nhiên nguồn vốn này mới chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động. Một thực tế cần phải cân nhắc đó là, công ty đã sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư vào TSCĐ ngày một tăng (ngày 31/12/2003 là 1.292 Tr VNĐ nhưng đến ngày 31/12/2004 đã là 6.980 Tr VNĐ). Điều này là hoàn toàn không tốt, mặc dù đây chỉ là giải pháp tạm thời. Do vào thời điểm cuối năm 2004, công ty chưa nhận được nguồn vốn vay dài hạn ngân hàng đã được duyệt. Trong khi đó thì số máy móc thiết bị công ty lại cần phải mua sắm ngay do bạn hàng yêu cầu. Bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng nguồn vốn vay ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng khá lớn (chiếm 16,24% tổng nguồn vốn cố định), điều này sẽ khiến công ty đứng trước nguy cơ gặp rủi ro về mặt tài chính rất lớn kể cả khi công ty đang kinh doanh có lãi.

Như vậy, từ thực trạng huy động vốn cho đầu tư vào TSCĐ và máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần dệt 10/10 ta thấy công ty đã chưa khai thác một cách hợp lý các nguồn vốn. Công ty đã chưa chú trọng khai thác các nguồn vốn có nhiều tiềm năng và ưu điểm, đặc biệt là nguồn vốn vay cán bộ công nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó, công ty còn sử dụng vay ngắn hạn để đầu tư cho TSCĐ nói chung và máy móc thiết bị nói riêng, điều đó không những càng đẩy hệ số nợ của công ty lên cao mà còn đặt công ty luôn phải đối mặt với việc trả nợ và có thể không thanh toán được nợ bất cứ lúc nào.

2.3.3. Đánh giá chung về việc thực hiện đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và huy động vốn tại Công ty cổ phần dệt 10/10.
2.3.3.1. Kết quả đã đạt được.

 sau cổ phần hoá (năm 2000), Công ty cổ phần dệt 10/10 đã đạt được một số kết quả đáng mừng. Doanh thu không ngừng tăng lên (từ chỗ năm 2001 mới đạt 77 tỷ VNĐ, đến năm 2004 đã đạt được 248 tỷ VNĐ). Sản lượng sản xuất màn tăng từ 150.000 màn/1 tháng lên 380.000 màn/1 tháng. Bên cạnh đó thì chất lượng sản phẩm cũng không ngừng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Đồng thời các sản phẩm của công ty cũng đã đủ tiêu chuẩn để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000. Để đạt được kết quả đó phải kể đến những nỗ lực không nhỏ của công ty trong việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.
Trong 3 năm (từ năm 2000 đến năm 2003) công ty đã dành gần 30 tỷ VNĐ cho đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ. Mua thêm được 70 máy may, 10 máy văng sấy.và một số thiết bị khác phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, với tốc độ tăng quy mô doanh thu như trên thì việc đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị như vậy vẫn chưa phải là con số lớn. Hiện tại, công ty vẫn còn phải tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa, không chỉ để cải tạo và nâng cấp những máy móc, dây chuyền công nghệ đã lạc hậu mà còn để hiện đại hoá máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất của công ty.
Trong thời gian qua, để đáp ứng được nhu cầu vốn cho đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ nói riêng và TSCĐ nói chung, công ty đã huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là vốn nợ (chiếm 65,68% tổng nguồn vốn huy động). Với cơ cấu nguồn vốn huy động như vậy sẽ góp phần làm cho Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của công ty tăng cao (đạt 25,15%). Tuy nhiên, mặt trái của nó là cơ cấu nguồn vốn như vậy sẽ làm cho công ty có hệ số nợ quá cao. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của công ty. Vậy trước mắt công ty cần xem xét và đánh giá một cách xác đáng những vấn đề có thể phát sinh trong huy động vốn nói chung và huy động vốn cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ nói riêng để từ đó có thể có những giải pháp kịp thời đảm bảo cho công ty luôn có tình hình tài chính lành mạnh.
2.3.3.2. Những vấn đề đặt ra trong việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tại Công ty cổ phần dệt 10/10.
Trong thời gian qua, mặc dù công ty đã chú trọng hơn đến việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, tuy nhiên việc đổi mới mới chỉ tập trung vào một số máy móc thiết bị định hình. Trong đó, công ty đã mua sắm thêm được một số máy văng sấy, nhưng chủ yếu là mua cũ đông bộ. Bên cạnh đó, công ty cũng có đầu tư vào máy móc thiết bị ngành dệt, nhưng mới chỉ mua được một số máy dệt còn máy mắc vẫn ở tình trạng được sản xuất từ giữa những năm 80 đầu những năm 90. Nhìn chung máy móc thiết bị của công ty chưa được hiện đại hoá một cách đồng bộ cả về dây chuyền sản xuất và trong từng khâu sản xuất sản phẩm.
Xuất phát từ thực trạng máy móc thiết bị như vậy nên nhu cầu cho đổi mới là rất lớn. Tuy nhiên, công tác huy động vốn cho đầu tư đổi mới trong tương lai lại đang gặp phải một số vấn đề bất cập. 
Hiện nay nhìn chung công tác huy động vốn cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị là khá thuận lợi. Tuy nhiên, công ty mới chỉ chủ yếu khai thác hai nguồn đó là vay ngân hàng và nguồn vốn tự bổ sung, các nguồn vốn khác chưa được công ty quan tâm đúng mức như vay cán bộ công nhân viên, phát hành cổ phiếu…

Trong những năm gần đây, mỗi năm trung bình nhu cầu đổi mới TSCĐ của công ty là khoảng gần 20 tỷ VNĐ nhưng thực tế công ty huy động từ vay dài hạn cán bộ công nhân viên là hầu như không có, chủ yếu là nợ ngắn hạn.  Đây là một nguồn có chi phí sử dụng tương đối thấp so với vay ngân hàng do công ty không phải có tài sản thế chấp và có thể chủ động hơn về mặt thời gian. Mặt khác, khi vay cán bộ công nhân viên trong công ty thì bản thân công ty sẽ giảm bớt được áp lực nợ nần do nếu gặp khó khăn trong thanh toán công ty có thể hoãn nợ.

Trong năm tới nếu vẫn giữ cơ cấu vốn như trước để đầu tư vào TSCĐ thì e rằng công ty sẽ khó có thể huy động đủ vốn đáp ứng được nhu cầu đổi mới. Một trong những lý do đó là hiện tại nguồn vốn vay dài hạn Ngân hàng cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công ty đã khai thác gần hết. Công ty chủ yếu là vay bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với hạn mức tín dụng dài hạn là 1,5 triệu USD, theo tỷ giá hiện nay là vào khoảng 24 tỷ VNĐ. Như vậy theo cơ cấu nguồn vốn cố định của công ty vào ngày 31/12/2004 thì số dư nợ Ngân hàng đã là 21.160 triệu VNĐ. Trong thời gian tới nguồn vốn dài hạn Ngân hàng tối đa cũng chỉ đáp ứng được khoảng 3 tỷ VNĐ nữa. Hơn nữa, hiện nay hệ số nợ của công ty đã quá cao (hệ số nợ ngày 31/12/2004 là 0,885), cơ cấu nguồn vốn kinh doanh như vậy là chưa hợp lý. Điều này sẽ làm giảm khả năng thanh toán của công ty. Bên cạnh đó, nếu công ty gặp khó khăn trong kinh doanh thì với hệ số nợ cao như vậy sẽ làm cho công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ đúng hạn. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cũng như tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy vấn đề đặt ra là công ty cần phải có hướng huy động khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho đổi mới máy móc thiết bị mà không làm cho hệ số nợ tăng quá cao.
Ngoài ra, từ thực trạng huy động vốn cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị của công ty ta có thể thấy trong năm vừa qua, công ty đã sử dụng một lượng khá lớn vốn vay ngắn hạn để đầu tư cho đổi mới máy móc thiết bị. Về nguyên tắc, công ty đã không tuân thủ những quy định để đảm bảo an toàn về mặt tài chính. Máy móc thiết bị là những TSCĐ hữu hình, có thời gian sử dụng lâu dài, vì thế thời gian thu hồi vốn cũng kéo dài trong nhiều kỳ kinh doanh. Nếu công ty dùng vốn vay ngắn hạn (có thời gian hoàn trả dưới một năm) để tài trợ cho máy móc thiết bị, như vậy khi đến kỳ trả nợ công ty vẫn chưa thu được vốn đã đầu tư để trang trải cho khoản nợ đó. Điều này sẽ đặt công ty trước rất nhiều vấn đề: Để đảm bảo trả nợ đúng hạn thì công ty phải tìm một nguồn khác, nếu như công ty lại đi vay để trả nợ thì sẽ lại làm phát sinh thêm một khoản chi phí vay. Ngoài ra, không phải lúc nào công ty cũng có thể vay được ngay. Vì thế việc huy động vốn sai nguyên tắc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán cũng như tình hình tài chính của công ty, đặt công ty luôn phải đối mặt với gánh nặng nợ nần. Vậy trong thời gian tới để vừa khắc phục tình trạng trên, vừa có thể huy động đủ vốn cho nhu cầu đầu tư, công ty nên xem xét khai thác những nguồn vốn khác hợp lý hơn.

Trên đây là một số vấn đề còn tồn tại trong công tác đầu tư đổi mới TSCĐ nói chung và máy móc thiết bị công nghệ nói riêng tại Công ty Cổ phần dệt 10/10. Xuất phát từ những tồn tại đã nêu trên em xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm huy động vốn cho công ty trong tình hình hiện nay.

Chương 3: Một số giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.

3.1. Mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong thời gian tới

Kể từ sau cổ phần hóa, công ty đã luôn xác định được con đường phát triển của mình, kinh doanh có hiệu quả. Từ chỗ doanh thu năm 1999 (trước khi cổ phần hóa) chỉ đạt 35,4 tỷ VNĐ đến nay đã đạt được 248 tỷ VNĐ. Có thể thấy tiềm lực phát triển của công ty là rất lớn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đặt ra luôn được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong thời gian tới, để giữ vững được tốc độ tăng trưởng như hiện nay, công ty đã đặt ra mục tiêu kinh doanh cụ thể.

3.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong thời gian tới.

- Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư,  nâng cao năng lực sử dụng thiết bị hiện có.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chế thử sản phẩm, cải tiến và hoàn thiện hơn nữa sản phẩm bẫy bắt côn trùng: TSE Fly N.G.U Trap, Biconical. Tiến tới đưa vào sản xuất và xuất sang thị trường các nước Châu á, Châu Phi.

- Kết hợp cùng với các chuyên gia nước ngoài đi sâu nghiên cứu công nghệ tẩm màn hiệu quả lâu dài.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu về trình độ của cán bộ kỹ thuật để nắm bắt kịp thời khoa học - kỹ thuật công nghệ.

- Giữ vững các thị trường truyền thống, mở rộng hơn nữa thị phần trong nước. Chú trọng mở rộng mạng lưới phân phối tại các tỉnh phía Bắc. Đẩy mạnh phương thức bán hàng trực tiếp, đặc biệt là tiến tới xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Châu Phi mà không phải qua bạn hàng trung gian là Đan Mạch.

3.1.2. Kế hoạch đầu tư đổi mới máy móc thiết bị trong thời gian tới.

Xuất phát từ tiềm năng mở rộng thị trường và từ thực trạng công suất máy móc thiết bị hiện nay, công ty đã có chủ trương đúng đắn và tầm nhìn chiến lược trong việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị của công ty. Đổi mới máy móc thiết bị công nghệ là một đòi hỏi thiết yếu và có vai trò quyết định trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty Cổ phần dệt 10/10, chính vì vậy để tiến hành đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công ty tiến hành theo phương thức: Đầu tư trên cơ sở nâng cấp, cải tạo, kế thừa và phát triển nền tảng công nghệ hiện có kết hợp với đầu tư bổ sung có trọng điểm vào một số loại máy móc chủ yếu theo từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch đầu tư đổi mới được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ năm 2003 đến năm 2005

· Đầu tư mua sắm thêm 10 máy văng sấy. Các thiết bị này chủ yếu là do Hàn Quốc và CHLB Đức sản xuất.

· Mua mới thêm 10 máy dệt kim đan dọc nhãn hiệu Copcentra do CHLB Đức sản xuất. Các thiết bị này làm việc tự động 100%.

· Đầu tư thêm 3 máy mắc hiệu Global do Hàn Quốc sản xuất.

Giai đoạn 2: Từ năm 2006 đến hết năm 2008.

· Tiến hành mua thêm 20.000 m2 đất ở Khu Công nghiệp Ninh Hiệp để tiến hành sản xuất, giải quyết được tình trạng mặt bằng sản xuất phân tán, thiếu tập trung.

· Đầu tư mua thêm 15 máy dệt kim đan dọc tốc độ cao.

· Đầu tư mua mới 100 máy may nhãn hiệu Juki do Nhật Bản sản xuất và một số hạng mục đầu tư khác.

Từ năm 2003 đến năm 2004, trong vòng hai năm công ty đã chú trọng đầu tư đổi mới được một số máy móc thiết bị trọng yếu, chủ yếu là máy văng sấy. Năm 2005 là năm cuối của kế hoạch đổi mới máy móc thiết bị giai đoạn 1. Trong năm nay, công ty còn phải đầu tư đổi mới thêm 2 máy văng sấy, 5 máy dệt tốc độ cao và 2 máy mắc Global.

Sau khi dự án đầu tư này hoàn thành sẽ tăng năng lực sản xuất của công ty lên gấp đôi. Cụ thể:

 + Vải tuyn: đạt 95 triệu m vải

 + Màn tuyn: đạt 9 triệu màn các loại

Theo tính toán, để thực hiện được dự án đầu tư trên đòi hỏi công ty trong năm tới cần phải huy động được số vốn khoảng 17,5 tỷ VNĐ. Đây là một số vốn không nhỏ, nếu chỉ huy động từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và quỹ phát triển sản xuất sẽ không đủ bù đắp cho nhu cầu vốn để đầu tư đổi mới máy móc thiết bị. Mặt khác, hoạt động đầu tư này lại không thể chậm trễ. Do vậy, để đáp ứng được nhu cầu vốn cho dự án này thì tất yếu công ty phải huy động thêm từ những nguồn vốn khác. Vấn đề đặt ra là công ty cần phải huy động vốn sao cho số vốn huy động phải đủ so với nhu cầu đầu tư, kịp thời với quá trình đầu tư và huy động với chi phí huy động vốn có thể chấp nhận được. Sau đây em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp vào các giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần dệt 10/10.

3.2. Các giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10.

3.2.1. Các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản trong việc lựa chọn các giải pháp huy động vốn.

Vốn luôn là yếu tố đầu tiên, quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp sẽ huy động cho mình một lượng vốn nhất định từ nhiều nguồn khác nhau với tỷ trọng khác nhau sao cho phù hợp với doanh nghiệp cũng như đặc điểm của ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, khi huy động vốn, doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một cơ cấu nguồn vốn hợp lý, cơ cấu đó phải đảm bảo mục tiêu đó là:


+ Chi phí sử dụng vốn bình quân thấp nhất

+ Phải đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho doanh nghiệp

Để đạt được những mục tiêu trên thì việc huy động vốn phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản:


+ Phải dựa trên cơ sở hệ thống pháp luật, chính sách, cơ chế của Nhà nước.


+ Khi huy động vốn cần đa dạng hoá các nguồn tài trợ để có thể phân tán rủi ro.


+ Phải đảm bảo được khả năng trả nợ.

Xuất phát từ những nguyên tắc và mục tiêu trên và từ thực trạng công tác huy động vốn tại Công ty cổ phần dệt 10/10 em xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp sau.
3.2.2. Giải pháp ngắn hạn.

3.2.2.1. Huy động nguồn vốn bên trong công ty.
Nguồn vốn huy động từ bên trong công ty luôn đóng vai trò quyết định, đây là nguồn vốn phải được quan tâm trước tiên khi công ty có nhu cầu huy động vốn đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ. Nguồn vốn này bao gồm: Nguồn khấu hao, nguồn lợi nhuận để lại tại quỹ phát triển sản xuất.

* Nguồn khấu hao.

Như đã trình bày ở phần lý luận chung, TSCĐ của công ty khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ không tránh khỏi hao mòn (bao gồm cả hao mòn hữu hình và vô hình), giá trị hao mòn đó được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm và gọi là khấu hao TSCĐ. Sản phẩm được sản xuất ra sau khi tiêu thụ thì số khấu hao TSCĐ trên được giữ lại và được sử dụng để tái sản xuất TSCĐ. Như vậy, huy động vốn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ bằng sử dụng nguồn khấu hao là hoàn toàn phù hợp. Vấn đề đặt ra là cần phải khai thác nguồn khấu hao như thế nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Hiện tại, công ty thực hiện việc tính và trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp tuyến tính (hay còn gọi là phương pháp khấu hao đường thẳng). Theo phương pháp này, mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao được tính ở mức không đổi qua các năm. Ngoài ra, do công ty làm ăn kinh doanh có lãi nên TSCĐ được đầu tư trong một số năm gần đây được áp dụng phương pháp khấu hao nhanh. áp dụng phương pháp này không chỉ nhằm thu hồi vốn nhanh, hạn chế được tổn thất do hao mòn vô hình mà còn giúp cho công ty có thể tập trung được vốn để đổi mới máy móc thiết bị kịp thời. Theo đó, khung thời gian trích khấu hao bình quân TSCĐ của công ty như sau:


Máy móc thiết bị động lực: 
4 năm


Máy móc thiết bị công tác: 
5 năm


Dụng cụ quản lý và đo lường :
3 năm


Phương tiện vận tải :
5 năm


Nhà xưởng: 
15 năm

Với cách tính khấu hao như trên thì năm 2004 số trích khấu hao là 7.011.582.731 ® và nếu công ty thực hiện trích khấu hao theo tỷ lệ trên thì số tiền khấu hao trích trong năm 2005 sẽ vào khoảng 9.597.350.054 ®. Số tiền này sẽ được sử dụng trong năm 2005 như sau:


+ Trả nợ vay:

6.521.783.562 ®


+ Tái đầu tư TSCĐ:

3.075.566.492 ®

Số tiền 3.075.566.492 ® (chiếm 17,58% nhu cầu vốn cần huy động) công ty có thể dành cho dự án đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ trong thời gian tới. Mặc dù đã khấu hao nhanh một số máy móc thiết bị tuy nhiên số tiền huy động được để tái đầu tư TSCĐ trong năm nay lại không nhiều. Nguyên nhân là do công ty đã vay một lượng lớn vốn để đầu tư vào TSCĐ trước đó. Vậy trong thời gian tới công ty cần phải xem xét giảm bớt hệ số nợ xuống, không những đảm bảo an toàn về mặt tài chính mà còn góp phần chủ động hơn trong việc huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị ngay từ chính nguồn khấu hao của công ty.

Bên cạnh đó, công ty cũng cần lưu ý đến việc thanh lý bớt các TSCĐ đã hư hỏng, đã khấu hao hết nhiều năm nhưng hiện nay vẫn còn sử dụng. Trong đó đặc biệt nên quan tâm đến nhóm máy móc thiết bị, TSCĐ được mua sắm  từ cuối những năm 70 đầu những năm 80. Các máy móc thiết bị này đã rất lạc hậu, không những có công suất thấp mà còn có mức tiêu hao nguyên liệu và nhiên liệu nhiều hơn, gây ra sự khập khiễng trong các công đoạn sản xuất. Theo tính toán, số lượng TSCĐ này có giá trị khoảng 4.152.687.516 ®. Công ty nên có biện pháp xử lý nhanh các tài sản này để bổ sung thêm vốn cho việc đổi mới máy móc thiết bị. Theo ước tính, giá trị thanh lý của các TSCĐ này có thể đạt được khoảng 10% nguyên giá TSCĐ hoặc có thể còn thấp hơn. Tuy nhiên, nếu xử lý được số TSCĐ này sẽ giúp công ty thu hồi được vốn, giải phóng được mặt bằng sản xuất, tiết kiệm được chi phí bảo quản, sửa chữa...đồng thời có thể bổ sung thêm một khoản vốn khoảng 410.257.600 ® cho việc đầu tư đổi mới tài sản.

Như vậy, tổng số vốn mà công ty có thể huy động được từ nguồn khấu hao và thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong năm tới là 3.485.824.092 ® (chiếm 19,92% tổng nhu cầu vốn cần huy động).

*Nguồn lợi nhuận để lại tại quỹ phát triển sản xuất.

Lợi nhuận để lại là phần lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước (nộp thuế thu nhâp doanh nghiệp). Đây là một nguồn tài trợ quan trọng cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị. Hàng năm công ty phải trích lập một phần lợi nhuận sau thuế để hình thành nên quỹ phát triển sản xuất. Việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ phát triển sản xuất do công ty tự tiến hành và phải đảm bảo thực hiện đúng mục đích khi hình thành quỹ.

Theo số liệu trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2004 thì số dư tại quỹ phát triển sản xuất là 3.430.596.390 ®. Trong năm, theo quyết định của Hội đồng quản trị, công ty đã tiến hành trích lập quỹ phát triển sản xuất với tỷ lệ là 15% lợi nhuận sau thuế. Với mức trích như vậy công ty đã bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất 556.662.638 ®. Bên cạnh đó, năm 2004 công ty vẫn được hưởng chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước nên chỉ phải nộp thuế với tỷ lệ 50% tỷ lệ thực phải nộp (tỷ lệ nộp thuế thực tế của công ty là 12,5%). Chính vì vậy, 50% tiền thuế mà công ty được miễn (tương ứng với số tiền là 531.790.855 ®) đã được công ty bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất. Vậy thực tế trong năm 2004 công ty đã trích lập quỹ phát triển sản xuất số tiền 1.088.453.493 ® (chiếm 6,22% nhu cầu vốn huy động).

Hiện tại, công ty đang thực hiện phân chia cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 27%, theo em tỷ lệ phân chia cổ tức cao như vậy sẽ thu hút được các cổ đông đầu tư vào công ty nhiều hơn. Tuy nhiên, trước mắt nhu cầu vốn cho đầu tư đổi mới là khá lớn, vì vậy công ty nên giải thích rõ cho các cổ đông hiểu về chiến lược phát triển lâu dài, tăng trưởng bền vững của công ty để từ đó công ty có thể hạ thấp tỷ lệ chi trả cổ tức xuống (đương nhiên là vẫn phải đảm bảo mức độ sinh lời của đồng vốn không quá thấp đối với các nhà đầu tư). Căn cứ tình hình thị trường vốn và tỷ lệ lãi suất tiết kiệm hiện nay, theo em công ty có thể hạ thấp tỷ lệ chi trả cổ tức xuống mức 23%. Với mức này các cổ đông vẫn có lợi hơn so với đầu tư theo các phương thức khác như gửi tiết kiệm hoặc cho vay. Đồng thời với việc hạ thấp tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông công ty sẽ tăng tỷ lệ trích lập quỹ phát triển sản xuất lên tương ứng là 19% lợi nhuận sau thuế mà không ảnh hưởng gì tới việc trích lập các quỹ khác của công ty.

Với mức lợi nhuận dự kiến năm 2005 đạt được khoảng 5,4 tỷ VNĐ và tỷ lệ trích lập như trên, dự kiến công ty sẽ huy động được khoảng 1.026.000.000 ® cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị. Bên cạnh đó, công ty cũng có thể bổ sung thêm vào quỹ phát triển sản xuất từ nguồn thuế được ưu đãi là 675.000.000 ®. Vậy trong năm 2005 công ty có thể huy động được nguồn vốn cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị từ lợi nhuận để lại tại quỹ phát triển sản xuất số tiền là 1.701.000.000 ® (chiếm 9,72% tổng nhu cầu vốn cần huy động).

Tóm lại, tổng cộng nguồn vốn khấu hao và lợi nhuận để lại tại quỹ phát triển sản xuất công ty có thể tài trợ cho nhu cầu vốn đổi mới máy móc thiết bị với số vốn khoảng 5.186.824.092 ® (tương ứng với 29,64% nhu cầu vốn đầu tư cần huy động).

Có thể khẳng định rằng nguồn vốn bên trong luôn giữ vai trò quan trọng trong việc huy động cũng như sử dụng vốn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị bởi nó có nhiều ưu điểm so với huy động nguồn vốn từ bên ngoài như công ty có thể chủ động về thời gian huy động vốn và không phải tính đến thời gian hoàn trả vốn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng huy động nguồn vốn bên trong có hạn chế đó là quy mô huy động thường nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu vốn. Vì vậy, bên cạnh việc huy động nguồn vốn bên trong, huy động nguồn vốn bên ngoài là cần thiết trong công tác huy động vốn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa hơn khi hoạt động đầu tư đòi hỏi một lượng vốn lớn trong khi nguồn vốn huy động từ bên trong công ty mới chỉ đáp ứng được 29,64% nhu cầu vốn huy động.

3.2.2.2. Huy động qua vay vốn.

* Vay cán bộ công nhân viên.

Vay cán bộ công nhân viên trong công ty là hình thức khá phổ biến hiện nay tại các doanh nghiệp. Song không phải tất cả các doanh nghiệp đều có thể áp dụng hình thức này. Chỉ doanh nghiệp nào làm ăn kinh doanh có hiệu quả, mức thu nhập của cán bộ công nhân viên cao mới có thể huy động vốn vay từ cán bộ công nhân viên. ở Công ty Cổ phần dệt 10/10 hình thức vay vốn này được áp dụng khá hiệu quả trong những năm gần đây. Với mức thu nhập bình quân một người qua các năm :


+ Năm 2002:
1.355.000 (®/ng­êi/th¸ng)


+ Năm 2003:
1.630.000 (®/ng­êi/th¸ng)


+ Năm 2004:
1.600.000 (®/ng­êi/th¸ng)

Công ty đã huy động vốn từ phía cán bộ công nhân viên là khá thuận lợi bởi công nhân viên có niềm tin vào sự tăng trưởng và phát triển của công ty trong tương lai mà dẫn chứng gần nhất, cụ thể nhất chính là mức lương của họ không ngừng được nâng lên và đạt mức khá. Tính đến 31/12/2004 số dư nợ cán bộ công nhân viên là hơn 2 tỷ song chủ yếu là vay ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động còn vay dài hạn cán bộ công nhân viên chỉ có 92.675.800 ®.

Như vậy cần thấy rằng, để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công ty nên chú trọng hơn đến việc huy động từ nguồn tiết kiệm dài hạn của cán bộ công nhân viên trong công ty. Từ thực tế tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây là khá tốt nên công ty đã gây dựng được lòng tin trong cán bộ công nhân viên trong công ty về khả năng tăng trưởng của mình, thêm nữa là mỗi gia đình cán bộ công nhân viên đều có quỹ tiết kiệm gia đình, nhưng do số vốn hạn chế và một phần do không có khả năng kinh doanh nên họ muốn có một chỗ tin cậy để đầu tư một cách an toàn. Nếu như công ty có chủ trương và khuyến khích cán bộ công nhân viên gửi tiết kiệm vào công ty thì chắc rằng sẽ được cán bộ công nhân viên trong công ty hưởng ứng. Thực tế hiện nay, với mức thu nhập bình quân như vậy thì công ty có thể huy động thêm nguồn vốn từ phía cán bộ công nhân viên trong công ty trung bình mỗi người khoảng 3.500.000 ®. Với số cán bộ công nhân viên là 681 người, công ty sẽ có thể huy động thêm được 2.383.500.000 ® (chiếm 13,62% nhu cầu vốn cần huy động).

Sử dụng nguồn vốn này có ưu điểm lớn nhất là thời hạn vay vốn dài và nếu công ty gặp khó khăn nhất thời trong thanh toán mà khoản vay đáo hạn hoặc đã đến kỳ hạn trả lãi thì công ty có thể được chấp nhận hoãn trả nợ, vì thế công ty sẽ giảm bớt được gánh nặng nợ nần. Hơn nữa, mặc dù có mức lãi suất bằng với lãi suất vay dài hạn ngân hàng (0,72%/tháng). Tuy nhiên, nếu huy động từ nguồn vốn này công ty sẽ giảm bớt được chi phí sử dụng tiền vay so với vay ngân hàng bởi công ty không phải có tài sản thế chấp và chịu các khoản phí sử dụng vốn khác.


Ngoài ra, một lợi thế nữa cũng cần phải kể đến đó là khi huy động nguồn vốn vay từ cán bộ công nhân viên trong công ty sẽ tạo ra được mối liên kết chặt chẽ giữa cán bộ công nhân viên với công ty, có tác động tích cực đến thái độ và tinh thần làm việc cũng như ý thức xây dựng cho sự phát triển chung của tập thể. Lợi ích của công ty cũng đồng thời là lợi ích của cán bộ công nhân viên, công ty có phát triển thì họ mới có thể có được khoản thu nhập cao hơn.


* Tranh thủ sự hỗ trợ từ phía đối tác.

Như đã đề cập ở trên, Công ty Cổ phần dệt 10/10 là công ty chuyên sản xuất vải tuyn và màn tuyn, sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang Đan Mạch. Đây là thị trường truyền thống và có mối quan hệ làm ăn lâu dài với công ty. Công ty đã xây dựng được niềm tin với phía đối tác không chỉ bởi uy tín trong kinh doanh mà còn bởi công ty đã cho thấy được tiềm năng và khả năng phát triển mở rộng trong tương lai. Chính vì sự tin tưởng và lợi ích lâu dài giữa hai bên mà phía đối tác Đan Mạch đã đề nghị công ty để được đầu tư hỗ trợ công ty dưới phương thức là cho vay ngoại tệ theo từng hạng mục đầu tư cụ thể. Tuy nhiên, về phía công ty cũng cần phải đáp ứng được một số yêu cầu của bạn hàng. Công ty phải đầu tư đổi mới máy móc thiết bị theo đúng chủng loại và công suất mà đối tác yêu cầu. Bên cạnh đó công ty phải đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng mà bạn hàng đã đặt hàng (trong năm 2005 trị giá lô hàng vào khoảng 250 tỷ VNĐ).

Phải thấy rằng, trong tình hình huy động vốn hiện nay, mức tín dụng dài hạn của công ty tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã gần đến hạn mức, vì thế sự hỗ trợ từ phía đối tác là rất cần thiết. Tuy nhiên, công ty cũng cần phải xem xét và cân nhắc nhiều vấn đề. Mặc dù, vay đối tác với lãi suất vay ngoại tệ là 3,7%/năm ( bằng với mức lãi suất vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) nhưng bù lại công ty sẽ phải đáp ứng đúng và đủ đơn đặt hàng đã ký. Thông thường thì đây là nguyên tắc đương nhiên công ty phải tuân thủ khi kí kết hợp đồng, song với một lượng sản phẩm lớn mà công ty chỉ có thể đáp ứng được khi tiến hành đổi mới máy móc, nâng cao năng lực sản xuất thì công ty lại phải cân nhắc, bởi nếu chấp nhận khoản vay, có đầu tư đổi mới nhưng năng lực sản xuất vẫn chưa đáp ứng được các đơn đặt hàng thì không chỉ công ty bị thiệt hại do mất đi cơ hội để xuất khẩu một lượng hàng lớn, mà công ty còn có thể phải chịu nhiều tổn thất hơn do mất uy tín với bạn hàng, nhất là đây lại là bạn hàng truyền thống của công ty. Theo như tính toán thì công ty có thể huy động vốn từ việc vay bạn hàng để đầu tư mua mới 2 máy văng sấy và 1 máy mắc sợi với tổng trị giá khoảng 5.982.673.825 ® (chiếm 34,19% tổng nhu cầu vốn cần huy động).

* Vay dài hạn ngân hàng.

Với tất cả các nguồn vốn huy động đã được đề cập ở trên chắc chắn vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn để thực hiện dự án đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10. Trong thời gian tới Công ty Cổ phần dệt 10/10 cần phải huy động thêm vốn bằng vay dài hạn ngân hàng để bù đắp số vốn thiếu hụt. Mặc dù tại thời điểm  ngày 31/12/2004 số dư vay dài hạn tại ngân hàng là 21.252.061.387 ®, nếu so với hạn mức thì tại thời điểm này công ty chỉ có thể huy động thêm 2.747.934.613 ®. Nhưng kỳ hạn trả nợ của công ty là hàng qúy và mỗi qúy công ty phải trả ngân hàng khoảng 2 tỷ VNĐ vì thế trong năm 2005 công ty vẫn có thể huy động đủ số vốn còn thiếu hụt cho nhu cầu đầu tư là 3.947.002.083 ® (chiếm 22,55% nhu cầu vốn).

Mặc dù hiện nay, công ty đang có mối quan hệ rất tốt với ngân hàng, thêm vào đó là chính sách của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là đang quan tâm hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ ( tháng 4/2003 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã kí kết với Credit Suisse Thụy Sĩ Hiệp định cấp tín dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu máy móc thiết bị và công nghệ của các nước OECD với hạn mức không hạn chế, lãi suất thấp). Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng vay thêm dài hạn ngân hàng chỉ là một giải pháp trước mắt bởi hiện nay hệ số nợ của công ty đã khá cao (chiếm 88,5% tổng tài sản). Nếu công ty còn tiếp tục vay nợ, đặc biệt là vay ngân hàng thì công ty sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn, khả năng gặp rủi ro, mất an toàn về mặt tài chính là rất cao, chỉ cần có một sự biến động nhỏ trong hoạt động kinh doanh của công ty theo chiều hướng bất lợi là công ty sẽ có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Vì vậy, để đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ đạt hiệu quả thì công ty nên quan tâm đến các giải pháp mang tính chiến lựơc lâu dài.

Ngoài ra, một trong những giải pháp hữu hiệu giúp công ty vừa có thể thực hiện đầu tư đổi mới máy móc thiết bị lại vừa không làm tăng hệ số nợ của công ty đó là “Thêu tài chính”.

Trong điều kiện tình hình tài chính của công ty như hiện nay, hệ số nợ đã quá cao thì công ty có thể vận dụng hình thức thêu tài chính để đổi mới máy móc thiết bị. Thực hiện giải pháp này, công ty sẽ không phải huy động một lượng vốn quá lớn cho đầu tư mà vẫn có thể đổi mới máy móc thiết bị theo đúng yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng của máy móc thiết bị. Chi phí thuê tài chính được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh vì thế sẽ không làm tăng hệ số nợ của công ty. Tuy nhiên, sử dụng thêu tài chính công ty sẽ phải chịu chi phí sử dụng vốn ở mức độ tương đối cao so với tín dụng thông thường. Vậy công ty nên dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh có thể đạt được và cân đối giữa doanh thu và chi phí có thể tăng lên cũng như tình hình tài chính của công ty để có thể quyết định phương thức huy động vốn cho phù hợp.


Tóm lại, trên đây là các giải pháp ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt cho đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10, có thể biểu hiện cơ cấu các nguồn vốn huy động qua sơ đồ sau:

Biểu số 5: cơ cấu các nguồn vốn huy động cho đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10.


3.2.3. Các giải pháp mang tính chiến lược.

Các biện pháp huy động vốn đã nêu ở phần trên chỉ là các giải pháp trước mắt nhằm huy động một lượng vốn không lớn. Tuy nhiên, với mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất của công ty trong thời gian tới thì nhu cầu vốn đầu tư cho đổi mới thiết bị không chỉ dừng lại ở con số ấy. Vì thế,để chuẩn bị cho một bước nhẩy dài, vững chắc công ty cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược. Từ thực tế tình hình tại công ty, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến góp phần vào các giải pháp huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong thời gian tới như sau:

* Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Một phương thức huy động vốn khá đặc trưng tại các doanh nghiệp ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển  là huy động vốn trên Thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần, quyền sở hữu của cổ đông trong công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu mà cổ đông đang nắm giữ.

Đối với Công ty Cổ phần dệt 10/10, khi huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán sẽ có rất nhiều lợi thế.

Thứ nhất: Đây là phương thức huy động vốn mà không làm tăng hệ số nợ của công ty (điều này còn đặc biệt có ý nghĩa hơn khi mà hệ số nợ của công ty đã khá cao) mà trái lại còn làm tăng vốn chủ sở hữu, góp phần giảm hệ số nợ xuống trong giới hạn an toàn về mặt tài chính.

Thứ hai: Nếu công ty tiến hành huy động vốn qua phát hành cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán, điều đó cũng đồng nghĩa với việc công ty phải có tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng được các điều kiện niêm yết  chứng khoán trên Thị trường chứng khoán. Từ đó làm cho sự đánh giá của các nhà đầu tư về tiềm năng phát triển của công ty cũng tăng lên.

Thứ ba: Công ty trong những năm gần đây là một đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phần nào cũng đã gây dựng được uy tín trên thị trường và nhất là về phía các nhà đầu tư. Điều này sẽ giúp công ty có thể dễ dàng hơn trong việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo công ty có thể huy động được đủ số vốn, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu đầu tư.

Thứ tư: Tại thời điểm này, đối với các nhà đầu tư thì đầu tư vốn vào cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán đã không còn quá lạ lẫm. Vì thế, họ ít thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư khi mà họ đã biết về Thị trường chứng khoán.

Thứ năm: Theo tính toán, lượng vốn trong thời gian tới công ty cần huy động cho đầu tư, đổi mới đồng bộ thiết bị công nghệ là vào khoảng 80 tỷ VNĐ. Đây là một con số không nhỏ, nếu chỉ huy động từ nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thì e rằng sẽ khó có thể đáp ứng được. Chỉ có phát hành cổ phiếu ra công chúng mới có thể giải quyết một cách hài hòa mối quan hệ giữa nhu cầu vốn lớn và thực tế hệ số nợ của công ty đã khá cao.

* Huy động vốn qua hợp tác liên doanh.

Nền kinh tế thị trường đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt nhưng đồng thời cũng tạo ra những mối quan hệ hợp tác kinh tế giưã các doanh nghiệp. Liên doanh, liên kết là một biện pháp hữu hiệu trong việc huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong thời gian tới. Trong khi việc huy động vốn cho đầu tư đổi mới nằm ngoài khả năng hiện có của công ty thì tranh thủ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước là giải pháp có hiệu quả. Liên doanh sẽ tạo cho công ty có thể nâng cao khả năng về trình độ quản lý, ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại vào sản xuất đồng thời khi tiến hành liên doanh công ty sẽ tận dụng được tối đa những lợi thế hiện có của mình.

Trong thời gian tới công ty đang có kế hoạch đầu tư xây dựng mới nhà xưởng tại Khu Công nghiệp Ninh Hiệp với tổng diện tích khoảng 20.000m2. Thực hiện được dự án đầu tư này công ty sẽ có được một hệ thống nhà xưởng với quy mô khá lớn. Vì thế công ty nên thực hiên liên doanh theo hình thức: Công ty góp vốn bằng thiết bị, nhà xưởng, kho bãi, lao động. Bên đối tác góp vốn bằng thiết bị công nghệ dệt, may hiện đai, công suất lớn.

Việc liên doanh có thể không đem lại lợi nhuận cao cho công ty trong thời gian đầu  tuy nhiên đây là phương thức huy động vốn có ý nghĩa rất lớn vì đi đôi với vốn sẽ là khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại.

Trên đây là một số giải pháp nhằm huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10. Tuy nhiên, để các giải pháp trên thực sự đem lại hiệu quả thì cần phải có những điều kiện nhất định.

3.3. Điều kiện để thực thi các giải pháp.

3.3.1. Về phía Nhà nước.

Nhà nước giữ vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế, vì thế các chính sách của Nhà nước có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

· Nhà nước cần có chính sách ưu đãi về thuế nhiều hơn nữa, không chỉ ở tỷ lệ nộp thuế mà cả ở thời gian ưu đãi thuế.

· Nhà nước cần phải có hệ thống thông tin hoạt động có hiệu quả để có thể cung cấp kịp thời cho các doanh nghiệp.

· Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất cho vay ngân hàng, điều này sẽ gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp trong huy động vốn vay. Vì thế Nhà nước cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong huy động vốn đặc biệt là vốn cho đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ.

· Nhà nước cần tạo cơ chế thông thoáng, góp phần hoàn thiện hơn nữa thị trường vốn quan trọng đó là Thị trường chứng khoán.

3.3.2. Về phía Công ty Cổ phần dệt 10/10.

Do khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, hao mòn vô hình đôi khi là rất lớn vì thế công ty nên xem xét để có thể khấu hao nhanh với mức tối đa đối với máy móc thiết bị có hàm lượng công nghệ cao. Từ đó có thể tăng được lượng vốn huy động và tránh được hao mòn vô hình.

Công ty cần chăm lo nhiều hơn đến đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty, các tổ chức đoàn thể phải hoạt động tích cực và có hiệu quả để gần gũi, động viên cán bộ công nhân viên kịp thời. Có như vậy người lao động mới gắn kết với công ty và tin tưởng đầu tư vào công ty.

Đối với giải pháp phát hành cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán. Để thực hiện giải pháp này có hiệu quả, công ty cần phải tìm hiểu kỹ những quy định và điều kiện niêm yết. Cần phải chuẩn bị để đối phó với những đối tượng có ý đồ xấu khi mà niêm yết chứng khoán trên Thị trường chứng khoán cũng đồng nghĩa với việc công khai hóa thông tin và tình hình tài chính của công ty. Bộ máy quản lý công ty cũng cần phải chủ động trong quản lý và điều hành công ty, tránh để xảy ra tình trạng khi phát hành cổ phiếu ra ngoài, quyền kiểm soát công ty bị chuyển giao, kéo theo đó là những xáo trộn trong hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với cán bộ công nhân viên trong công ty và cả với bạn hàng của công ty. Không những thế công ty cần xác định đúng nhu cầu vốn cần huy động để có thể phát hành một lượng cổ phiếu vừa đủ.

Đối với phương thức huy động vốn qua hợp tác liên doanh: Công ty nên học hỏi những doanh nghiệp đã đi trước. Có rất nhiều bài học kinh nghiệm như: Vấn đề xác định trị giá vốn góp, trình độ của cán bộ quản lý…Do vậy, để công tác liên doanh, liên kết được tiến hành tốt, công ty cần phải có những cán bộ kỹ thuật chủ chốt, am hiểu về máy móc thiết bị đứng ra thành lập hội đồng đánh giá tài sản, xác định giá trị vốn góp, tránh việc nhập vào những máy móc thiết bị đã lỗi thời với giá cao như một số doanh nghiệp đã từng mắc phải. Về trình độ cán bộ quản lý cũng cần được đào tạo, nâng cao tránh sự lấn lướt của bên đối tác do khâu quản lý của ta kém hơn họ. Điều lệ hoạt động của liên doanh cũng phải được xây dựng chặt chẽ, khoa học và bảo vệ lợi ích của cả hai bên liên doanh.

Như vậy, để có thể huy động vốn có hiệu quả, công ty có thể lựa chọn áp dụng các biện pháp huy động vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, để các giải pháp huy động vốn trên thực sự có hiệu quả và khả thi thì công ty cần chú ý thực thi tốt các điều kiện đã nêu trên.
Kết luận

Công ty Cổ phần dệt 10/10 với bề dày kinh nghiệm 30 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất màn tuyn, là một trong số những doanh nghiệp đã thu được kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đang trên đà phát triển tốt, doanh thu và lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, tạo ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Thành công của công ty đã góp phần tạo nên sự tăng trưởng kinh tế của Thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Đứng trước những thách thức và cơ hội trong giai đoạn phát triển mới, việc đầu tư chiều sâu nhằm hiện đại hóa công nghệ sản xuất và tăng năng lực cạnh tranh của công ty là vấn đề hết sức quan trọng.

Qua nghiên cứu tình hình thực tế tại công ty, em cho rằng việc huy động vốn cho đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất của công ty phải kết hợp nhiều nguồn vốn, trong đó quan trọng nhất vẫn làn nguồn vốn từ bên trong công ty. Đặc biệt công ty nên chú trọng đến nguồn vốn huy động qua phát hành cổ phiếu và coi đây như là một nguồn vốn chiến lược cho sự phát triển.

Trong luận văn này, em đã áp dụng những kiến thức đã được học để nghiên cứu thực tế công tác đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại công ty, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp trong khi kiến thức còn hạn chế, cũng như thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty còn ít ỏi nên luận văn chắc chắn khó tránh khỏi những khiếm khuyết về nội dung cũng như phương pháp luận. Kính mong các thầy cô giáo, các cán bộ của Công ty Cổ phần dệt 10/10 góp ý để luận văn này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn

Sự hướng dẫn nhiệt tình và sáng suốt của cô giáo - ThS. Vũ Thị Hoa

Sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ, nhân viên phòng Tài vụ Công ty Cổ phần dệt 10/10.

Hà nội, ngày 2  tháng 5 năm 2005.
Mục lục
Lời mở đầu
1

3Chương 1: Tầm quan trọng của việc đổi mới máy móc thiết bị đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường


31.1
Tài sản cố định và vốn cố định


31.1.1.Tài sản cố định


71.1.3. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định


81.2
Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ và các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại doanh nghiệp.


81.2.1. Sự cần thiết phải đổi mới máy móc thiết bị công nghệ


81.2.1.1.Yêu cầu, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và lợi thế của việc đầu tư máy móc thiết bị kịp thời và phù hợp.


101.2.2. Các yêu cầu cơ bản khi tiến hành đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tại các doanh nghiệp hiện nay.


111.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đổi mới.


131.3. Các nguồn tài trợ cho việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp hiện nay


141.3.1   Nguồn vốn bên trong


141.3.1.1  Quỹ khấu hao


151.3.1.2.  Lợi nhuận để lại để tái đầu tư


161.3.1.3. Nguồn vốn từ thanh lý nhượng bán Tài sản cố định


171.3.2. Nguồn vốn bên ngoài


171.3.2.1.Vay dài hạn


171.3.2.2. Huy động vốn góp liên doanh liên kết dài hạn.


181.3.2.3 Huy động bằng phát hành trái phiếu


181.3.2.4. Huy động bằng phát hành cổ phiếu


191.3.2.5. Thuê tài chính


21Chương 2: Thực trạng về thiết bị công nghệ và công tác huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần dệt 10/10


212.1. Tổng quan về công ty Cổ phần dệt 10/10


212.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.


222.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần dệt 10/10


232.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty.


232.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.


242.1.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.


252.1.3.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần dệt 10/10


282.1.3.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.


292.1.4. Tình hình và kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong một số năm gần đây.


292.1.4.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong sản xuất kinh doanh.


302.1.4.2. Kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty qua một số năm gần đây.


322.1.4.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty.


332.2. Thực trạng về tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ và máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần dệt 10/10.


372.3. Tình hình đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.


372.3.1. Đổi mới máy móc thiết bị là đòi hỏi khách quan.


412.3.2. Thực tế về tình hình huy động vốn đầu tư vào TSCĐ và máy móc thiết bị ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.


432.3.3. Đánh giá chung về việc thực hiện đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và huy động vốn tại Công ty cổ phần dệt 10/10.


432.3.3.1. Kết quả đã đạt được.


442.3.3.2. Những vấn đề đặt ra trong việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tại Công ty cổ phần dệt 10/10.


47Chương 3: Một số giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ ở Công ty Cổ phần dệt 10/10.


473.1. Mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong thời gian tới


473.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần dệt 10/10 trong thời gian tới.


473.1.2. Kế hoạch đầu tư đổi mới máy móc thiết bị trong thời gian tới.


493.2. Các giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ tại Công ty Cổ phần dệt 10/10.


493.2.1. Các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản trong việc lựa chọn các giải pháp huy động vốn.


503.2.2. Giải pháp ngắn hạn.


503.2.2.1. Huy động nguồn vốn bên trong công ty.


533.2.2.2. Huy động qua vay vốn.


583.2.3. Các giải pháp mang tính chiến lược.


603.3. Điều kiện để thực thi các giải pháp.


603.3.1. Về phía Nhà nước.


613.3.2. Về phía Công ty Cổ phần dệt 10/10.


63Kết luận




Biểu số 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần dệt 10/10

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.


Tác giả luận văn


       Lê Thuỳ Linh
Nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: ThS. Vũ Thị Hoa

Nhận xét luận văn thực tập

Sinh viên: Lê Thuỳ Linh

Lớp: 11.06        Khoá: 39

Tên đề tài: các giải pháp chủ yếu để góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty Điện Cơ Thống Nhất
Điểm: - Bằng số:
Người nhận xét

           - Bằng chữ:


 
Vũ Thị Hoa

Nhận xét của người phản biện

Họ và tên người phản biện luận văn:
Nhận xét luận văn 


Sinh viên: Lê Thuỳ Linh

Lớp: 11.06          Khoá: 39

Tên đề tài luận văn: các giải pháp chủ yếu để góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty Điện Cơ Thống Nhất
Điểm: - Bằng số:
Người nhận xét

           - Bằng chữ:


danh mục tài liệu tham khảo

1. TS. Nguyễn Thế Khải, Giáo trình phân tich hoạt động kinh tế của doanh nghiệp (Học viện Tài chính), NXB Tài Chính năm 2003.

2. GS. - TS. Hồ Xuân Phương, Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB Tài Chính năm 2002.

3. PGS - TS. Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), NXB Thống kê năm 2003

4. TS. Nguyễn Đăng Nam & PGS - TS. Nguyễn Đình Kiệm, Giáo trình quản trị Tài chính Doanh nghiệp, NXB Tài Chính năm 2001.

5. TS. Bạch Đức Hiển, PGS – TS. Nguyễn Công Nghiệp, Giáo trình Thị trường Chứng khoán (Học Viện Tài Chính), NXB Tài Chính năm 2000.

6. VietCombank hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và xuất khẩu - Tạp chí Tài chính số 5/2004.

7. Sử dụng đòn bẩy kinh doanh trong quản lý Tài chính của các doanh nghiệp – Tạp chí Tài chính số 4/2003.

8. Tạp chí Dệt may và thời trang Việt Nam số 4, 9 năm 2002.

                                                    Số 1,3,10 năm 2004.

9. Sở công nghiệp Hà nội, Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2004, phương hướng nhiệm vụ năm 2005.

10. Tài liệu, báo cáo của Công ty cổ phần Dệt 10/10 qua các năm.
Bảng số 4: Cơ cấu  TSCĐ và tình  hình  tăng, giảm  TSCĐ  tại  Công  ty Cổ  phần  dệt 10/10.

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	31/12/2003
	Tăng trong năm
	Giảm trong năm
	31/12/2004
	Tỷ lệ tăng

	
	
	Ngtsc®
	Tỉ trọng
	
	
	Ngtsc®
	Tỉ trọng
	

	I
	TSCĐ đang dùng
	53.259
	100
	20.974
	572
	73.661
	100
	(38,81

	1 
	Nhà cửa vật kiến trúc
	12.686
	23,82
	274
	-
	12.960
	17,59
	(2,16

	2 
	Máy móc thiết bị
	39.147
	73,50
	20.269
	572
	58.844
	79,89
	(50,31

	3 
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	851
	1,6
	394
	-
	1.245
	1,69
	(46,3

	4 
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	575
	1,08
	37
	-
	612
	0,83
	(6,4

	5 
	TSCĐ khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II
	TSCĐ chưa dùng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	III
	TSCĐ không sử dụng chờ thanh lý
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Bảng số 5: Nguyên giá và giá trị  hiện còn của TSCĐ tại công ty cổ phần dệt 10/10

Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2003
	31/12/2004

	
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại

	
	
	Số tiền
	% so với NG
	Số tiền
	% so với NG
	
	Số tiền
	% so với NG
	Số tiền
	% so với NG

	I TSCĐ đang dùng
	53.259
	24.283
	45,59
	28.976
	54,41
	73.661
	30.722
	41,70
	42.939
	58,30

	-Nhà cửa vật kiến trúc
	12.686
	3.914
	30,85
	8.772
	69,15
	12.960
	4.530
	34,95
	8.430
	65,05

	-Máy móc thiết bị
	39.147
	19.725
	50,39
	19.422
	49,61
	58.844
	25.478
	43,3
	33.366
	56,7

	-Phương tiện vận tải truyền dẫn
	851
	505
	59,34
	346
	40,66
	1.245
	546
	43,86
	699
	56,14

	-Thiết bị dụng cụ quản lý
	575
	139
	24,17
	436
	75,83
	612
	168
	27,45
	444
	72,55

	-TSCĐ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II TSCĐ chưa dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III TSCĐ không cần dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng số 7: một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ và VCĐ

của Công ty Cổ phần dệt 10/10.

Đơn vị: Triệu đồng

	Stt
	Chỉ tiêu
	1/1/2004
	31/12/2004
	Năm 2003
	Năm 2004
	Chênh lệch

	1 
	Doanh thu thuần
	
	
	111.473
	247.642
	(136.169

	2 
	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	3.010
	3.711
	(701

	3 
	Số công nhân sản xuất bình quân
	
	
	640
	681
	(41

	4 
	Nguyên giá TSCĐ bình quân
	
	
	41.633
	63.460
	(21.827

	5 
	Nguyên giá máy móc thiết bị bình quân
	
	
	31.961
	48.996
	(17.035

	6 
	Vốn cố định bình quân
	
	
	19.295
	35.982
	(16.687

	7 
	Khấu hao lũy kế TSCĐ
	24.283
	30.722
	
	
	(6.439

	8 
	Khấu hao lũy kế máy móc thiết bị
	19.725
	25.478
	
	
	(5.753

	9 
	Hiệu suất sử dụng TSCĐ (1 : 4)
	
	
	2,670
	3,902
	(1,232

	10 
	Hiệu suất sử dụng VCĐ (1 : 6)
	
	
	5,762
	6,882
	(1,120

	11 
	Hàm lượng VCĐ (6 : 1)
	
	
	0,174
	0,145
	(0,029

	12 
	Tỷ suất lợi nhuận VCĐ (2 : 6)
	
	
	0,156
	0,103
	(0,053

	13 
	Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn(TSCĐ&ĐTDH : (TS)
	0,493
	0,334
	
	
	(0,159

	14 
	Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ (NVCSH : TSCĐ&ĐTDH)
	0,438
	0,343
	
	
	(0,095

	15 
	Hệ số trang bị TSCĐ 1 CN (4 : 3)
	
	
	65,05
	93,19
	(28,14

	16 
	Hệ số trang bị MMTB1 CN (5 : 3)
	
	
	49,94
	71,95
	(22,01

	17 
	Hệ số hao mòn TSCĐ (7 : NGTSCĐ)
	0,456
	0,417
	
	
	(0,039

	18 
	Hệ số hao mòn MMTB (8 : NGMMTB)
	0,504
	0,433
	
	
	(0,071


Bảng số 12: cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho máy móc, thiết bị của Công ty Cổ phần dệt 10/10

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	31/12/2003
	31/12/2004
	So sánh

	
	
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	Tỷ lệ %

	1 
	Vốn cổ phần
	3.215
	16,55
	3.215
	9,64
	-
	-

	2 
	Vốn tự bổ sung
	6.704
	34,52
	8.690
	26,04
	1.986
	29,62

	3 
	Vay dài hạn ngân hàng
	8.946
	46,06
	15.638
	46,87
	6.692
	74,8

	4 
	Vay dài hạn CBCNV
	29
	0,15
	92
	0,27
	63
	217,24

	5 
	Vay ngắn hạn
	528
	2,72
	5.731
	17,18
	5.203
	985,42

	
	Tổng cộng
	19.422
	100
	33.366
	100
	13.944
	71,79


Bảng số 6 : nguyên giá và giá trị còn lại của nhóm máy móc thiết bị tại

 công ty cổ phần dệt 10/10 năm 2004 (31/12/2004)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại

	
	
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	%so với NG
	Số tiền
	%so với NG

	I
	Máy móc thiết bị dệt 
	33.160
	56,35
	18.151
	54,74
	15.009
	45,26

	1 
	Máy mắc sợi 4142
	51
	0,09
	51
	100
	0
	0

	2 
	Máy mắc sợi Kamayer
	3.026
	5,14
	2.625
	86,75
	401
	13,25

	3 
	Máy mắc Global
	2.378
	4,04
	247
	10,39
	2.131
	89,61

	4 
	Máy dệt
	27.705
	47,08
	15.228
	54,96
	12.477
	45,04

	II
	Máy móc thiết bị định hình
	23.197
	39,42
	6.014
	25,93
	17.183
	74,07

	1 
	Máy văng sấy
	21.596
	36,7
	4.843
	22,43
	16.753
	77,57

	2 
	Hệ thống điều khiển lò văng sấy
	33
	0,06
	22
	66,67
	11
	33,33

	3 
	Máy nhuộm
	1.542
	2,62
	1.137
	73,74
	405
	26,26

	4 
	Bể thép trụ
	26
	0,04
	12
	46,15
	14
	53,85

	III
	Máy móc thiết bị cắt, may
	708
	1,21
	354
	50
	354
	50

	1 
	Máy cắt vải
	16
	0,03
	11
	68,75
	5
	31,25

	2 
	Máy vắt sổ
	295
	0,5
	160
	54,24
	135
	45,76

	3 
	Máy may
	397
	0,68
	183
	46,1
	214
	53,9

	IV
	Máy móc thiết bị công tác khác
	1.779
	3,02
	959
	53,91
	820
	46,09

	1 
	Máy ép kiện
	283
	0,48
	84
	29,68
	199
	70,32

	2 
	Hệ thống thông khí
	1.029
	1,75
	505
	49,08
	524
	50,92

	3 
	Máy điều hòa
	467
	0,79
	370
	79,23
	97
	20,77

	
	Tổng cộng
	58.844
	100
	25.478
	
	33.366
	


Bảng số 2: Bảng CĐKT của Công ty Cổ phần dệt 10/10 ngày 31/12

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Năm

Chỉ tiêu
	2002
	2003
	2004

	A
	Tài sản
	
	
	

	I
	TSLĐ và đầu tư ngắn hạn
	17.489
	29.857
	85.748

	1 
	Tiền
	5.256
	649
	8.421

	2 
	Các khoản phải thu khác
	7.211
	23.072
	48.492

	3 
	Hàng tồn kho
	1.994
	6.261
	27.397

	4 
	TSLĐ khác
	3.028
	(125)
	1.438

	II
	TSCĐ và đầu tư dài hạn
	9.614
	28.976
	42.988

	1
	TSCĐ hữu hình
	9.281
	28.976
	42.939

	
	Nguyên giá
	30.006
	53.259
	73.661

	
	Giá trị hao mòn lũy kế
	(20.725)
	(24.283)
	(30.722)

	2
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	333
	
	49

	
	Tổng tài sản
	27.103
	58.833
	128.736

	B
	Nguồn vốn
	
	
	

	I
	Nợ phải trả
	15.166
	46.130
	113.980

	1 
	Nợ ngắn hạn
	13.316
	31.149
	92.728

	2 
	Nợ dài hạn
	1.850
	14.981
	21.252

	II
	Nguồn vốn CSH
	11.937
	12.703
	14.756

	1 
	Nguồn vốn, qũy
	11.643
	12.344
	14.198

	2 
	Nguồn kinh phí
	294
	359
	558

	
	Tổng nguồn vốn
	27.103
	58.833
	128.736


Bảng số 8 : tổng hợp tình hình tiêu thụ và giá thành sản xuất đơn vị  của một số mặt hàng chủ yếu của công ty năm 2003 - 2004

Đơn vị: 1000đ

	Stt
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
	Sản lượng
	Giá thành sản xuất
	So sánh

	
	
	
	2003
	2004
	2003
	2004
	Sản lượng
	Giá thành

	
	
	
	
	
	
	
	Số tuyệt đối
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1 
	Tuyn 75/36 – T
	M
	22.950
	31.131
	2
	2,5
	+8.181
	+35,65
	+0,5
	+25

	2 
	Tuyn vải xuất khẩu
	M
	108.718
	15.082
	2,5
	2
	-93.636
	-86,13
	-0,5
	-20

	3 
	Lưới
	M
	47.346
	11.850
	4,3
	2
	-35.496
	-74,97
	-2,3
	-53,5

	4 
	M§ 01 
	Cái
	316.869
	298.545
	25,4
	30
	-18.324
	-5,78
	+4,6
	+18,11

	5 
	M§ MK
	Cái
	45.620
	30.681
	18,3
	27
	-14.939
	-37,75
	+8,7
	+47,54

	6 
	M§ 01 TH
	Cái
	56.182
	67.789
	29,8
	35
	+11.607
	+20,66
	+5,2
	+17,45

	7 
	Màn xuất khẩu vuông
	Cái
	2.241.445
	5.563.821
	35,7
	34,343
	+3.322.376
	+148,22
	-1,357
	-3,8

	8 
	Màn xuất khẩu tròn
	Cái
	112.819
	521.368
	36,7
	34,343
	+408.549
	+362,12
	-2,357
	-6,4

	9 
	MC 10
	Cái
	12.939
	7.008
	15,8
	20
	-5.931
	-45,84
	+4,2
	+26,58

	10 
	MC 12
	Cái
	36.616
	29.028
	15,8
	20
	-7.588
	-20,72
	+4,2
	+26,58


Bảng số 10: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần dệt 10/10

                               Ngày 31/12/2004

   Đơn vị: Triều đồng

	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Tỷ trọng

	I. Tài sản
	128.736
	100

	    - TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn
	85.748
	66,61

	    - TSCĐ và Đầu tư dài hạn
	42.988
	33,39

	II. Nguồn vốn
	128.736
	100

	1. Theo quan hệ sở hữu
	
	

	   a. Nợ phải trả
	113.980
	88,54

	       - Nợ ngắn hạn
	92.728
	81,35

	       - Nợ dài hạn
	21.252
	18,65

	   b. Vốn chủ sở hữu
	14.756
	11,46

	2. Theo thời gian huy động
	
	

	   a. Nguồn tạm thời
	92.728
	72,03

	    b. Nguồn thường xuyên
	36.008
	27,97

	        - Vốn chủ
	14.756
	40,98

	        - Nợ dài hạn
	21.252
	59,02


    Nguồn: BCĐKT của Công ty Cổ phần dệt 10/10 ngày 31/12/2004

Bảng số 11: Cơ cấu nguồn vốn cố định của công ty cổ phần dệt 10/10

Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	31/12/2003
	31/12/2004
	So sánh

	
	
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	Tỷ trọng
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1 
	Vốn cổ phần
	4.928
	17,01
	4.928
	11,46
	-
	-

	2 
	Vốn tự bổ sung
	7.775
	26,83
	9.828
	22,86
	2.053
	26,41

	3 
	Vay dài hạn ngân hàng
	14.952
	51,6
	21.160
	49,22
	6.208
	41,52

	4 
	Vay dài hạn CBCNV
	29
	0,1
	92
	0,22
	63
	217,24

	5 
	Vay ngắn hạn
	1.292
	4,46
	6.980
	16,24
	5.688
	440,25

	
	Tổng cộng
	28.976
	100
	42.988
	100
	14.012
	48,36


Bảng số 3: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

của Công ty Cổ phần dệt 10/10

	STT
	Chỉ tiêu
	31/12/2003
	31/12/2004
	Năm 2003
	Năm 2004
	Chênh lệch

	1 
	Hệ số khả năng thanh toán
	1,28
	1,13
	
	
	- 0,15

	2 
	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	0,96
	0,92
	
	
	- 0,04

	3 
	Hệ số nợ
	0,784
	0,885
	
	
	+ 0,101

	4 
	Hệ số đảm bảo nợ
	0,275
	0,129
	
	
	- 0,146

	5 
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu
	
	
	0,03
	0,017
	- 0,013

	6 
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh
	
	
	0,07
	0,04
	- 0,03

	7 
	Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn
	0,493
	0,334
	
	
	- 0,159

	8 
	Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu
	
	
	0,2370
	0,2515
	+ 0,0145


Biểu số 4: Sơ đồ hạch toán kế toán


 

Biểu số 3: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty cổ phần dệt 10/10


Văng sấy








Cắt








May 1








May 2








KCS








Đóng gói





Kho thành phẩm





Dệt 2








Kho vật tư














Mắc sợi








Kiểm  mộc








Đơn đặt hàng








Dệt 1








Phân xưởng may 2


























Phân xưởng may 1


























Phân xưởng cắt











Lợi nhuận để lại tại quỹ phát triển sản xuất


1.701.000.000 ® (9,72%)




















Phân xưởng văng sấy


























Phân xưởng dệt 2























L





ợi





 n





hu





ận





 ®





ể 





lạ





i 





tạ





i Nguồn vốnVay cán bộ công nhân viên trong công ty


2.383.500.000 ® (13,62%)





 bên trong


(29,64%)





quỹ phát triển sản xuất


1.701.Nguồn vốn vay


(Vay đối tác


5.982.673.825 ® (34,19%)





70,36%)





000.000 ® (9,72%)








Các phân xưởng














Phân xưởng dệt 1


NguồnVay dài hạn ngân hàng


3.947.002.083 ® (22,55%)





Tổng nhu cầu vốn đầu tư


17,5 tỷ VNĐ





2%)

















Phòng kinh doanh














Phòng hành chính y tế














Phòng kế hoạch sản xuất














Phòng  tài


vụ

















Phòng tổ chức bảo vệ














Phòng kiểm tra chất lượng














Phòng kỹ thuật cơ điện














Phó giám đốc kinh tế














































































































Giám đốc




















Phó giám đốc sản xuất














Hội đồng quản trị














Ban kiểm soát














Đại hội đồng cổ đông  














Nguồn vốn bên trong


(29,64%)





Nguồn vốn vay


(70,36%)





Nguồn khấu hao và thanh lý TSCĐ


3.485.824.092 ® (19,92%)





Lợi nhuận để lại tại quỹ phát triển sản xuất


1.701.000.000 ® (9,72%)





Vay cán bộ công nhân viên trong công ty


2.383.500.000 ® (13,62%)





Vay đối tác


5.982.673.825 ® (34,19%)





Vay dài hạn ngân hàng


3.947.002.083 ® (22,55%)





Tổng nhu cầu vốn đầu tư


17,5 tỷ VNĐ





Chứng từ gốc và các bảng tổng hợp chứng từ gốc











Số dư





Nhật ký chứng từ





Sổ cái





Thẻ, sổ kế toán chi tiết





Bảng tổng hợp chi tiết





Báo cáo Tài chính





Bảng kê





Ghi hàng ngày





Đối chiếu, kiểm tra

















Ghi cuối tháng





Kế toán 


Thanh toán	





Trưởng phòng


Kế toán tổng hợp và giá thành





Phó phòng


Tập hợp chi phí





Kế toán vật tư





Kế toán tiền lương





Kế toán TSCĐ và tiêu thụ





Kế toán thuế





Thủ quỹ





Nhân viên thống kê các phân xưởng





Phân xưởng dệt 1





Phân xưởng dệt 2





Phân xưởng văng sấy, nhuộm





Phân xưởng cắt





Phân xưởng may 1





Phân xưởng may 2






































































































































































































_1175267384.unknown

_1175267876.unknown

_1175268186.unknown

_1175268318.unknown

_1175268869.unknown

_1175268923.unknown

_1175268988.unknown

_1175268999.unknown

_1175268914.unknown

_1175268611.unknown

_1175268851.unknown

_1175268540.unknown

_1175268250.unknown

_1175268303.unknown

_1175268193.unknown

_1175268131.unknown

_1175268140.unknown

_1175268082.unknown

_1175267594.unknown

_1175267776.unknown

_1175267859.unknown

_1175267638.unknown

_1175267480.unknown

_1175267572.unknown

_1175267391.unknown

_1175266923.unknown

_1175266997.unknown

_1175267332.unknown

_1175266982.unknown

_1175266620.unknown

_1175266883.unknown

_1175266514.unknown

